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Lời mở đầu 
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ Tài Chính quy định, Bảng cân đối 

kế toán (BCĐKT) là một trong bốn bảng báo cáo phải lập bắt buộc đối với các 

doanh nghiệp. BCĐKT là báo cáo tổng hợp phản ánh khái quát giá trị tài sản hiện 

có và những nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo 

cáo. BCĐKT đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm nhƣ: nhà quản lý, nhà đầu tƣ, nhà 

cung cấp, chủ nợ, cơ quan chức năng của nhà nƣớc... Thông qua BCĐKT ngƣời ta 

sẽ phân tích các chỉ tiêu để biết đƣợc tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ,kết quả 

kinh doanh... Từ đó chủ doanh nghiệp sẽ đƣa ra những biện pháp chỉ đạo hoạt động 

sản xuất kinh doanh thích hợp đảm bảo cho kết quả kinh doanh tốt hơn. Hoặc đối 

với các đối tƣợng ngoài doanh nghiệp sẽ có những quyết định đầu tƣ, cho vay, cung 

cấp vật tƣ...vào doanh nghiệp. 

Với nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty thƣơng mại dịch vụ 

và xuất nhập khẩu Hải Phòng em đã nghiên cứu tìm hiểu hệ thống báo cáo tài chính 

và đặc biệt đã đi sâu vào tìm hiểu phần lập và phân tích BCĐKT và chọn đề tài cho 

khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện công tác  lập và phân tích 

BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng”. 

Bài khóa luận của em ngoài mở đầu và kết luận đƣợc trình bày theo 3chƣơng:  

Chương I: Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT. 

Chương II: Công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại       

dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. 

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân 

tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu HP. 

Do hạn chế về mặt kiến thức và thời gian, vấn đề nghiên cứu rất rộng & phong 

phú nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót mong đƣợc sự góp ý của các cô 

chú, anh chị trong công ty và các thầy cô giáo để em hoàn thiện bài khóa luận của 

mình. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ 

CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG 

CÁC DOANH NGHIỆP 

1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

1.1.1. Báo cáo tài chính và ý nghĩa của báo cáo tài chính(BCTC). 

1.1.1.1. Khái niệm BCTC. 

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tổng quan tình 

hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, công nợ cũng nhƣ tình hình chi phí, kết quả 

kinh doanh và các thông tin tổng quan khác về doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất 

định (3 tháng, 6 tháng, 1 năm). 

Thực chất của báo cáo tài chính là sản phẩm của công tác kế toán phản ánh 

tổng quan tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các thông tin tổng 

quát khác về doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

1.1.1.2. Sự cần thiết phải lập BCTC. 

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu phục vụ 

cho việc đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua và những 

dự đoán cho tƣơng lai. Lập BCTC để có đƣợc cái nhìn tổng quan, toàn diện về tình 

hình tài sản, công nợ, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong một kỳ sản xuất kinh doanh. 

Nguồn thông tin trên BCTC là căn cứ quan trọng cho nhà quản lý đƣa ra các 

quyết định tài chính, các quyết định về việc quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh...hoặc đối với các đối tƣợng ngoài doanh nghiệp có thể  đƣa ra quyết định 

đầu tƣ, cho vay, cung ứng vật tƣ... 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 3 
 

Do quy định bắt buộc của Bộ Tài Chính  cho việc lập báo cáo tài chính đối 

với mọi loại hình doanh nghiệp. 

1.1.1.3. Hệ thống BCTC theo quy định hiện hành(Q Đ15-20/03/2006-BTC) 

 Báo cáo tài chính năm: 

 Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) 

 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN) 

 Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09-DN) 

 Báo cáo tài chính giữa niên độ: 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ: 

 Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) - Mẫu B01a-DN 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) - 

MẫuB02a-DN 

 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) - Mẫu B03a-DN  

 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu B09a-DN 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc: 

 Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lƣợc) - Mẫu B01b-DN 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lƣợc) - 

MẫuB02b-DN 

 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lƣợc) - Mẫu B03b-DN  

 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu B09a-DN 

 Báo cáo tài chính hợp nhất: 

 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu B01-DN/HN) 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất(Mẫu B02-DN/HN) 

 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất (Mẫu B03-DN/HN) 

 Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (Mẫu B09-DN/HN) 
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 Báo cáo tài chính tổng hợp: 

 Bảng cân đối kế toán tổng hợp (Mẫu B01-DN) 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp (Mẫu B02-DN) 

 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ tổng hợp (Mẫu B03-DN) 

 Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (Mẫu B09-DN) 

1.1.1.4. Ý nghĩa của báo cáo tài chính. 

 Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh 

doanh, tình hình lƣu chuyển tiền mặt và các thông tin tổng quan khác về doanh 

nghiệp cho những ngƣời sử dụng thông tin làm cơ sở ra những quyết định kinh tế 

phù hợp. 

 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm, trƣớc 

hết là những ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp( hội đồng quản trị, giám đốc, chủ doanh 

nghiệp...) sau đó là những ngƣời có quyền lợi trực tiếp (ngƣời cho vay, nhà cung 

cấp, khách hàng, ngƣời lao động) và cuối cùng là những ngƣời có quyền lợi gián 

tiếp (các cơ quan hữu quan của nhà nƣớc: thuế, tài chính, thống kê...) 

 Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị: tìm kiếm lợi nhuận và đảm 

bảo khả năng giả nợ để tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó luôn 

tìm cách nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao 

động, bảo vệ môi trƣờng, đóng góp cho xã hội... 

 Đối với ngƣời cho vay: chủ yếu quan tâm đến khả năng trả nợ của doanh 

nghiệp và nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo chắc chắn rằng khoản vay có 

thể thanh toán đƣợc khi đến hạn. 

 Đối với nhà cung cấp: họ dựa vào BCTC để xem xét có cho doanh nghiệp 

mua hàng chịu hay không. 

 ... 
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1.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc lập BCTC. 

1.1.2.1. Yêu cầu cơ bản khi lập BCTC. 

 Báo cáo tài chính phải đƣợc lập trung thực, hợp lý. 

 Thiết thực, hữu ích, tổng quát, đầy đủ, dễ hiểu. 

 Độ tin cậy cao, trung thực, khách quan. 

 Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng 

chuẩn mực kế toán. 

 Báo cáo tài chính phải đƣợc lập đúng nội dung, phƣơng pháp và trình bày 

nhất quán giữa các kỳ kế toán. 

 Báo cáo tài chính phải đƣợc ngƣời lập, kế toán trƣởng và ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để đảm bảo tính pháp lý của 

BCTC. 

1.1.2.2. Nguyên tắc lập BCTC. 

 Nguyên tắc hoạt động liên tục: 

Khi lập và trình bày BCTC, giám đốc(chủ doanh nghiệp) cần phải đánh giá về 

khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. BCTC phải đƣợc lập trên cơ sở giả 

định là doanh nghiệp hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động và kinh doanh bình 

thƣờng trong tƣơng lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng nhƣ buộc phải 

ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp về quy mô của mình. 

 Nguyên tắc cơ sở dồn tích: 

Đòi hỏi doanh nghiệp phải lập BCTC theo cơ sỏ kế toán dồn tích, ngoại trừ 

thông tin liên quan đến luồng tiền. Theo nguyên tắc này, các giao dịch-sự kiện 

đƣợc ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực 

chi tiền và đƣợc ghi nhận vào sổ kế toán và BCTC của kỳ kế toán liên quan. Các 

khoản chi phí đƣợc ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo 
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nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên việc áp dụng nguyên tắc 

phù hợp không cho phép ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán những khoản mục 

không thỏa mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 

 Nguyên tắc nhất quán: 

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong  BCTC phải nhất quán từ niên 

độ kế toán này sang niên độ kế toán khác, ngoại trừ các trƣờng hợp sau: 

- Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem 

xét lại việc trình bày BCTC cho thấy cần phải thay đổi để có thể trình bày hợp lý 

hơn các giao dịch và các sự kiện. 

 - Có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu phải có sự thay đổi trong việc trình bày. 

 Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: 

Nguyên tắc này đòi hỏi từng khoản mục trọng yếu đƣợc trình bày riêng biệt 

trong BCTC. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà 

đƣợc tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

 Nguyên tắc bù trừ: 

Đòi hỏi các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trong BCTC không đƣợc 

bù trừ, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ. 

Các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí khác đƣợc bù trừ trong các 

trƣờng hợp: 

 Đƣợc quy định tại một số chuẩn mực kế toán khác. 

 Một số hoạt động ngoài hoạt động  kinh doanh thông thƣờng của doanh 

nghiệp thì đƣợc bù trừ khi ghi nhận giao dịch và trình bày trên BCTC 

(kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, kinh doanh ngoại tệ..). Các khoản 

mục bù trừ sẽ đƣợc trình bày số lãi(lỗ) thuần. 
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 Nguyên tắc có thể so sánh: 

Các thông tin bằng số liệu trong BCTC phải đƣợc trình bày tƣơng ứng giữa các 

kỳ(kể cả thông tin diễn giải bằng lời cần thiết). 

Ví dụ nhƣ trong Bảng cân đối kế toán năm phải trình bày sổ liệu theo từng chỉ 

tiêu tƣơng ứng đƣợc lập vào cuối kỳ kế toán năm trƣớc gần nhất(số đầu năm). 

Để đảm bảo nguyên tắc so sánh, số liệu “năm trƣớc” trong BCTC phải đƣợc 

điều chỉnh lại số liệu trong các trƣờng hợp: 

 Năm báo cáo áp dụng chính sách kế toán khác với năm trƣớc. 

 Năm báo cáo phân loại chỉ tiêu khác với năm trƣớc. 

 Kỳ kế toán “năm báo cáo” dài hoặc ngắn hơn kỳ kế toán năm trƣớc. 

  Ngoài ra, trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính còn phải trình bày rõ lý do 

của sự thay đổi trên để ngƣời sử dụng thông tin hiểu rõ đƣợc BCTC. 

    Việc thuyết minh BCTC phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định 

trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải đƣợc giải trình để giúp 

ngƣời đọc hiểu đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 

1.1.3. Hệ thống BCTC doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành. 

1.1.3.1. Đối tƣợng lập BCTC. 

- Tất cả các doanh nghiệp hoạt động độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải 

lập BCTC năm riêng của từng loại doanh nghiệp. 

- Ngoài ra: 

 Đối với doanh nghiệp nhà nƣớc độc lập và các doanh nghiệp niêm yết trên 

thị trƣờng chứng khoán còn phải lập BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ riêng 

của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập BCTC 

giữa niên độ thì đƣợc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lƣợc. 
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 Đối với các đơn vị kế toán cấp trên (tổng công ty hoặc công ty không phải 

của nhà nƣớc) có các đơn vị cấp dƣới trực thuộc có lập BCTC còn phải lập 

BCTC tổng hợp cuối năm. 

 Đối với các đơn vị kế toán cấp trên (tổng công ty nhà nƣớc đƣợc thành lập và 

hoạt động theo mô hình không có công ty con hoặc các doanh nghiệp nhà 

nƣớc) có các đơn vị kế toán cấp dƣới trực thuộc có lập BCTC còn phải lập 

BCTC tổng hợp giữa niên độ và cuối năm. 

 Đối với tập đoàn (công ty mẹ con) còn phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ 

và cuối năm 

1.1.3.2. Kỳ (thời hạn) lập BCTC. 

 Kỳ lập BCTC năm là 12 tháng tròn tính theo dƣơng lịch (trƣờng hợp đặc biệt 

kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn 

hoặc dài hơn 12 thánh nhƣng không vƣợt quá 15 tháng) 

 Kỳ lập BCTC giữa niên độ là quý (không bao gồm quý 4). 

 Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể lập BCTC theo kỳ kế toán tháng; 6 

tháng, 9 tháng... tùy theo yêu cầu của chủ sở hữu. 
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1.1.3.3. Thời hạn nộp BCTC. 

Loại doanh nghiệp BCTC quý BCTC năm 

DNNN: gồm 

- Các doanh nghiệp hạch toán 

độc lập và hạch toán phụ 

thuộc tổng công ty. 

- Các doanh nghiệp hạch toán 

độc lập không nằm trong tổng 

công ty. 

- Các tổng công ty nhà nƣớc. 

Chậm nhất là 20 ngày kể 

từ ngày kết thúc quý. 

 

 

Chậm nhất là 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc quý. 

Chậm nhất là 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

 

Chậm nhất là 90 ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

Các DNTN, công ty hợp danh  

 

 

Chậm nhất là 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

Các công ty TNHH, công ty 

CP, doanh nghiệp có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài và các loại hình 

doanh nghiệp khác. 

 Chậm nhất là 90 ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 
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1.1.3.4. Nơi gửi BCTC. 

Loại doanh 

nghiệp 

Thời hạn 

lập BCTC 

Nơi nhận BCTC 

Cơ quan 

tài chính 

Cơ quan 

thuế 

Cơ quan 

thống kê 

DN cấp 

trên 

Cơ quan 

ĐKKD 

1. DNNN Quý, năm X X X X X 

2. DN có vốn 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

 

Năm 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3. Các loại 

DN khác 

Năm 

 

 X X X X 

1.1.3.5. Công khai BCTC. 

-  Đơn vị kế toán thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh phải công khai BCTC năm 

trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

- Hình thức công khai BCTC: 

 Phát hành ấn phẩm. 

 Thông báo bằng văn bản. 

 Niêm yết. 

 Các hình thức khác theo quy định. 

- Nội dung công khai BCTC: 

 Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh. 

 Trích lập và sử dụng quỹ. 

 Thu nhập của ngƣời lao động. 
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1.2. Bảng cân đối kế toán và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

1.2.1. Khái niệm và kết cấu của Bảng cân đối kế toán hiện hành. 

1.2.1.2. Khái niệm Bảng cân đối kế toán(BCĐKT). 

Bảng cân đối kế toán là một phương pháp kế toán và là một báo cáo kế toán chủ 

yếu, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản của doanh nghiệp theo hai cách phân loại 

cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của doanh nghiệp ở một thời điểm 

nhất định. 

Từ khái niệm trên có thể rút ra 3 đÆc điểm cơ bản của bảng cấn đối kế toán : 

- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán được biểu hiện giá trị nên có thể tổng 

hợp được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đang tồn tại dưới các hình thái 

(cả vật chất và tiền tệ, cả hữu hình và vô hình). 

- Bảng cân đối kế toán được chia hai phần theo hai cách phản ánh tài sản là 

cấu thành tài sản và nguồn hình thành tài sản. Do vậy, số tổng cộng của hai phần 

luôn bằng nhau. Vì lẽ đó có tên gọi là Bảng cân đối kế toán. 

- Bảng cân đối kế toán phản ánh vốn và nguồn vốn tại một thời điểm. Thời 

điểm đó thường là ngày cuối cùng của kỳ hạch toán. Tuy vậy, so sánh số liệu giữa 

hai thời điểm trên Bảng cân đối kế toán cũng có thể thấy được một cách tổng quát 

sự biến động của vốn và nguồn vốn trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.    

  =>  BCĐKT là tài liệu quan trọng để nghiên cứu đánh giá một cách tổng quát tình 

hình và KQHĐ kinh tế, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính 

của DN.  

1.2.1.3. Kết cấu của BCĐKT. 

* Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chỉnh 

kết cấu BCĐKT có điều chỉnh và thêm một số chỉ tiêu so với trƣớc. 

* BCĐKT có thể có kết cấu theo một bên(kiểu dọc) hoặc hai bên( kiểu ngang).                     

*  Nhưng dù kết cấu theo kiểu nào thì vẫn gồm 2 phần chính. 
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- Phần I: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập 

báo cáo gọi là phần “tài sản”. 

 Về mặt kinh tế : phản ánh tài sản hiện có của doanh nghiệp 

 Về mặt pháp lý: phản ánh toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của DN. 

- Phần II: phản ánh toàn bộ nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 

lập báo cáo gọi là phần “nguồn vốn”. 

 Về mặt kinh tế: cho biết toàn bộ nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp 

tại thời điểm lập BCĐKT. 

 Về mặt pháp lý: phản ánh nghĩa vụ của doanh nghiệp với người lao động, nhà 

cung cấp, ngân sách nhà nước, các nhà đầu tư... 

Bảng cân đối kế toán có mẫu nhƣ sau:  
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Biểu số 01 

Đơn vị báo cáo:.... 

    Địa chỉ:.... 

                                                                                                             Mẫu số B01-DN 

(Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày...tháng...năm... 

Đơn vị tính:... 

TÁI SẢN 

Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Số cuối 

năm 

Số đầu 

năm 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100 = 110+120+130+140+150)                   100       

I.Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110       

1. Tiền 111       

2. Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 V.01     

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 V.02     

1. Đầu tƣ ngắn hạn 121       

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn(*) 129   (...) (...) 

III.Phải thu ngắn hạn 130       

1. Phải thu khách hàng 131       

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132       

3. Phải thu nội bộ 133       

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134       

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03     
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IV. Hàng tồn kho 140       

1. Hàng tồn kho 141 V.04     

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   (...) (...) 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150       

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151       

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152       

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nƣớc 154 V.05     

4. Tài sản ngắn hạn khác 158       

B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 210+220+250+260) 200       

I. Các khoản phải thu dài hạn 210       

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211       

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212       

3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06     

4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07     

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219   (...) (...) 

II. Tài sản cố định 220       

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08     

Nguyên giá 222       

Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223   (...) (...) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09     

Nguyên giá 225       

Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226   (...) (...) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10     

Nguyên giá 228       

Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229   (...) (...) 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 15 
 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11     

III. Bất động sản đầu tƣ 240 V.12     

Nguyên giá  241       

Giá trị hao mòn lũy kế(*) 242    (...) (...) 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250       

1. Đầu tƣ vào công ty con 251       

2. Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252       

3. Đầu tƣ dài hạn khác 258 V.13     

4. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn(*) 259   (...) (...) 

V.Tài sản dài hạn khác 260       

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 V.14     

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21     

3. Tài sản dài hạn khác 268       

Tổng cộng tài sản (270 = 100+200) 270       

NGUỒN VỐN         

A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310+330) 300       

I. Nợ ngắn hạn 310 V.15     

1. Vay và nợ ngắn hạn 311       

2. Phải trả ngƣời bán 312       

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 V.16     

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc 314       

5. Phải trả ngƣời lao động 315       

6. Chi phí phải trả 316 V.17     

7. Phải trả nội bộ 317       

8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318       
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9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18     

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320       

II. Nợ dài hạn 330       

1. Phải trả dài hạn cho ngƣời bán 331       

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19     

3. Phải trả dài hạn khác 333       

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20     

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21     

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336       

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337       

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400       

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22     

1. Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 411       

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412       

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413       

4. Cổ phiếu quỹ(*) 414   (...) (...) 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415       

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416       

7. Quỹ đầu  tƣ phát triển 417       

8. Quỹ dự phòng tài chính 418       

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419       

10. Lợi nhuận chƣa phân phối 420       

11. Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 421       

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430       

1. Quỹ khen thƣởng phúc lợi 431       
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2. Ngồn kinh phí 432 V.23     

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433       

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400) 440       

 

- Ngoài 2 phần chính trên, BCĐKT còn có thêm phần các chỉ tiêu ngoài bảng B01 

để phản ánh một số tài sản mà doanh nghiệp không có quyền sở hữu nhưng có 

quyền quản lý, sử dụng. 

Biểu số 02 

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 

Chỉ tiêu 

Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài V.24 

 

  

2. Vật tƣ, hàng hóa giữ hộ, nhận gia 

công       

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, 

ký cƣợc       

4. Nợ khó đòi đã xử lý       

5. Ngoại tệ các loại       

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án       

    

   

Lập, 

ngày....tháng...năm... 

         NGƢỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƢỞNG GIÁM ĐỐC 

              (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

(Ký, họ tên,  đóng 

dấu) 
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1.2.2. Phƣơng pháp (nguyên tắc) lập BCĐKT. 

1.2.2.1. Cơ sở số liệu và nguyên tắc lập BCĐKT. 

- Cơ sở số liệu:  

 Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp. 

 Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết. 

 Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trƣớc. 

- Theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 khi lập và trình bày BCĐKT phải tuân 

thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. 

 Cột “chỉ tiêu” 

 Cột “mã số” 

 Cột “thuyêt minh” – là ký hiệu tương ứng  với các chỉ tiêu được trình bầy trên 

B09(thuyết minh báo cáo tài chính). 

 Cột “số đầu năm” – căn cứ vào cột số cuối kỳ trên B01 ngày 31/12 năm trước 

để ghi. Số liệu của cột này không thay đổi trong tất cả các B01 lập trong niên 

độ kế toán năm nay. 

 Cột “số cuối năm” hoặc “số cuối quý” : 

 Nguyên tắc chung:  

- Mục chỉ tiêu trên B01 liên quan đến TK nào thì căn cứ vào SDCK của TK đó để 

phản ánh theo nguyên tắc chung:   

 SDCK bên nợ TK -> được phản ánh vào phần “tài sản” 

 SDCK bên có TK -> được phản ánh vào phần “nguồn vốn” 

- Trừ các trường hợp ngoại lệ sau: 

 Đối với TK 214 và TK129,139,159,229  mặc dù có SDCK bên có nhưng vẫn 

phản ánh vào phần tài sản bằng cách ghi âm(ghi bằng mực đỏ hoặc đặt số 

tiền trong ngoặc đơn) 

 Đối với TK 419 mặc dù có SDCK bên nợ nhưng vẫn phản ánh vào phần 

nguồn vốn, nếu dư có ghi bình thường, nếu dư nợ ghi âm. 
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 Đối với các tài khoản lưỡng tính: TK phải thu(dư có) – TK phải trả(dư nợ) thì 

tuyệt đối không được bù trừ 2 số dư bên nợ-có của TK lưỡng tính tổng hợp 

mà phải tách riêng từng số dư nợ-có để phản ánh vào B01. 

- Ngoài ra, trên BCĐKT các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải đƣợc trình bày 

riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình 

thƣờng của doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau: 

 Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng trong vòng 12 tháng, 

thì tài sản và nợ phải trả đƣợc phân chia thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện 

sau: 

 Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán ngay trong vòng 12 tháng 

tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đƣợc xếp vào loại ngắn hạn. 

 Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán ngay trong vòng 12 tháng 

tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đƣợc xếp vào loại dài hạn. 

 Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng dài hơn 12 tháng thì tài 

sản và nợ phải trả đƣợc phân chia thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau: 

 Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ 

kinh doanh bình thƣờng, đƣợc xếp vào loại ngắn  hạn. 

 Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn 

một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng, đƣợc xếp vào loại dài hạn. 

 Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào một chu kỳ 

kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì tài sản và nợ phải trả đƣợc 

trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 
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1.2.2.2. Phƣơng pháp lập các chỉ tiêu trên BCĐKT. 

Công việc chuẩn bị trƣớc khi lập BCĐKT: 

 Hoàn tất việc ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp 

và sổ kế toán chi tiết có liên quan. Bổ sung hoặc điều chỉnh các nghiệp vụ 

còn thiếu hoặc chƣa chính xác. 

 Tiến hành thực hiện kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế 

toán trƣớc khi khóa sổ.  

 Đối chiếu công nợ phải thu & phải trả, đối chiếu số liệu tổng hợp & số liệu 

chi tiết, số liệu trên sổ kế toán với số liệu thực tế kiểm kê. 

 Khóa sổ kế toán và tính số dƣ các tài khoản 

Quá trình lập BCĐKT: 

 “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập các báo cáo tài chính tổng hợp 

hoặc các báo cáo tài chính hợp nhất. 

 Số hiệu ghi ở cột 3 “thuyết minh” của báo cáo này là số hiệu các chỉ tiêu 

trong bản thuyết minh báo cáo tài chính (B09-Dn) thể hiện số liệu chi tiết 

của các chỉ tiêu trong BCĐKT. 

 Số liệu ghi vào cột 5 “số dƣ đầu năm” của báo cáo năm nay đƣợc căn cứ vào 

số liệu ghi ở cột 4 “số cuối năm” của từng chỉ tiêu tƣơng ứng của báo cáo 

năm trƣớc. 

 Số liệu ghi vào cột 4 “số cuối năm” của báo cáo tại ngày kết thúc kỳ kế toán 

năm đƣợc ghi nhƣ sau: 

PHẦN TÀI SẢN 

A. Tài sản ngắn hạn (MS 100 = MS(110+120+130+140+150)) 

Có thời hạn thu hồi trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

  I.Tiền và các khoản tương đương tiền (MS 110 = MS(111+112)) 

1. Tiền (MS 111) 

    Tiền bằng tổng hợp dư nợ các TK 111, 112, 113 trên sổ cái 
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2. Các khoản tương đương tiền (MS 112) 

    Các khoản tương đương tiền bằng tổng hợp dư nợ TK121 trên các sổ chi tiết mở 

cho từng TK đầu tư ngắm hạn là tương đương tiền. 

  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (MS 120 = MS(121+129)) 

1.Đầu tư ngắn hạn (MS 121) 

   Đầu tư ngắn hạn bằng tổng hợp dư nợ các TK 121,128 trên sổ cái sau khi trừ các 

khoản đầu tư ngắn hạn đã tính vào chỉ tiêu “các khoản tương đương tiền” 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (MS 129) 

   Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn bằng tổng hợp dư có TK129 

   III. Các khoản phải thu ngắn hạn (MS 130 = MS(131+132+133+134+135)) 

   Các khoản phải thu ngắn hạn( có thời hạn thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toàn năm). Nhóm 13 và 33 dư nợ ngắn hạn 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (MS 131) 

   Phải thu ngắn hạn của khách hàng bằng tổng hợp dư nợ TK131 trên các sổ chi tiết 

mở cho từng đối tượng phải thu ngắn hạn. 

2. Trả trước ngắn hạn cho người bán (MS 132) 

   Trả trước ngắn hạn cho người bán(phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán 

nhưng doanh nghiệp chưa nhận hàng) bằng tổng hợp dư nợ của TK331 – ngắn hạn 

3. Phải thu ngắn hạn của nội bộ (MS 133) 

   Phải thu ngắn hạn của nội bộ bằng tổng hợp dư nợ của TK1368 – ngắn hạn 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (MS 134) 

   Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng bằng tổng hợp dư nợ TK337- 

ngắn hạn. 

5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác(MS 135) 
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   Các khoản phải thu ngắn hạn khác bằng tổng hợp dư nợ các TK 1385, 1388, 334, 

338 – ngắn hạn. 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (MS 139) 

   Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi bằng tổng hợ dư có TK139 – ngắn hạn. 

   IV.Hµng tồn kho (MS 140 = MS(141+149)) 

1. Hàng tồn kho (MS 141) 

   Hàng tồn kho bằng tổng hợp dư nợ các TK 151->158 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (MS 149) 

   Dự phòng giảm giá hàng tồn kho bằng tổng hợp dư nợ các TK 1381, 141, 144 

B. Tài sản dài hạn (MS 200 = MS(210+220+240+250+260)) 

   Có thời hạn thu hồi từ 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

   I. Các khoản phải thu dài hạn (MS 210 = MS(211+212+213+218+219)) 

     Các khoản phải thu dài hạn( nhóm 13 và 33 dư nợ dài hạn) 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng (MS 211) 

   Phải thu dài hạn của khách hàng bằng tổng hợp dư nợ TK 131 dài hạn. 

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (MS 212) 

   Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc bằng dư nợ TK 1361 

3. Phải thu dài hạn nội bộ (MS 213) 

    Phải thu dài hạn nội bộ bằng tổng hợp dư nợ TK1368 dài hạn. 

4. Phải thu dài hạn khác (MS 218) 

   Phải thu dài hạn khác bằng tổng hợp dư nợ TK 138, 338, 331 – dài hạn. 

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (MS 219) 

   Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi bằng tổng hợp dư có TK 139 – dài hạn 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 23 
 

   II.Tài sản cố định (MS 220 = MS(221+224+227+230)) 

1. Tài sản cố định hữu hình(MS 221 = MS(222+223)) 

 Nguyên giá(MS 222) 

   Nguyên giá bằng tổng hợp dư nợ TK 211 

 Hao mòn lũy kế(MS 223) 

  Hao mòn lũy kế bằng tổng hợp dư có TK 2141 

2.Tài sản cố định thuê tài chính (MS 224 = MS(225+226)) 

 Nguyên giá(MS 225) 

Nguyên giá bằng tổng hợp dư nợ TK 212 

 Hao mòn lũy kế(MS 226) 

Hao mòn lũy kế bằng tổng hợp dư có TK 2142 

3. Tài sản cố định vô hình (MS 227 = MS(228+229)) 

 Nguyên giá(MS 228) 

Nguyên giá bằng tổng hợp dư nợ TK 213 

 Hao  mòn lũy kế(MS 229) 

Hao  mòn lũy kế bằng tổng hợp dư có TK 2143 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (MS 230) 

   Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bằng tổng hợp dư nợ TK 241. 

   III.Bất động sản đầu tư (MS 240 = MS(241+242)) 

 Nguyên giá (MS 241) 

Nguyên giá bằng tổng hợp dư nợ TK 217 

 Hao mòn lũy kế (MS 242) 

Hao mòn lũy kế bằng tổng hợp dư có TK 2147 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 24 
 

   IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.(MS 250 = MS(251+252+258+259)) 

1. Đầu tư vào công ty con (MS 251) 

    Đầu tư vào công ty con bằng tổng hợp dư nợ TK 221 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (MS 252) 

    Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh bằng tổng hợp dư nợ TK 222, 223 

3. Đầu tư dài hạn khác (MS 258) 

   Đầu tư dài hạn khác bằng tổng hợp dư nợ TK228. 

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (MS 259) 

   Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn bằng tổng hợp dư có TK 229 

   V. Tài sản dài hạn khác.(MS 260 = MS(261+262+268) 

1. Chi phí trả trước dài hạn (MS 261) 

    Chi phí trả trước dài hạn bằng tổng hợp dư nợ TK242 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (MS 262) 

    Tài sản thuế thu nhập hoãn lại bằng tổng hợp dư nợ TK 243 

3. Tài sản dài hạn khác (MS 268) 

    Tài sản dài hạn khác bằng tổng hợp dư nợ TK244 

Tổng cộng tài sản (MS 270 = MS(100+200)) 

PHẦN NGUỒN VỐN 

A- Nợ phải trả (MS 300 = MS(310+330)) 

   I.Nî ngắn h¹n(MS 310 = MS(311+312+313+314+315+316+317+318+319+320)) 

 Có thời hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

1. Vay và nợ ngắn hạn(MS  311) 

   Vay và nợ ngắn hạn bằng tổng hợp dư có TK 311, 315 – ngắn hạn 
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2. Phải trả ngắn hạn cho người bán(MS 312) 

   Phải trả ngắn hạn cho người bán bằng tổng hợp dư có TK 331-ngắn hạn 

3. Người mua trả tiền trước(MS 313) 

   Người mua trả tiền trước bằng tổng hợp dư có TK131+ dư có TK 3387 

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước(MS 314) 

    Thuế và các khoản phải nộp nhà nước bằng tổng hợp dư có TK 333 

5. Phải trả người lao động(MS 315) 

   Phải trả người lao động bằng tổng hợp dư có TK334 

6. Chi phí phải trả(MS 316) 

   Chi phí phải trả bằng tổng hợp dư có TK335  

7. Phải trả ngắn hạn nội bộ(MS 317) 

   Phải trả ngắn hạn nội bộ bằng tổng hợp dư có TK 336 -   ngắn hạn 

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng(MS 318) 

    Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng bằng tổng hợp dư có TK337 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác(MS 319) 

   Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác bằng tổng hợp dư có TK338, 138- 

ngắn hạn. 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn(MS 320) 

     Dự phòng phải trả ngắn hạn bằng tổng hợp dư có TK352-ngắn hạn 

   II.Nî dài h¹n(MS 330 = MS (331+332+333+334+335+336+337)) 

 Có thời hạn thanh toán từ 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

1. Phải trả dài hạn cho người bán(MS 331) 

    Phải trả dài hạn cho người bán bằng tổng hợp dư có TK 331- dài hạn 
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2. Phải trả dài hạn cho nội bộ(MS 332) 

    Phải trả dài hạn cho nội bộ bằng tổng hợp dư có TK 336- dài hạn 

3. Phải trả dài hạn khác(MS 333) 

    Phải trả dài hạn khác bằng tổng hợp dư có TK338,344-dài hạn 

4. Vay và nợ dài hạn(MS 334) 

    Vay và nợ dài hạn bằng tổng hợp dư có TK341,342 và kết quả tìm được của 

 (số dư có TK3431- số dư nợ TK3432+số dư có TK3433) 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả(MS 335) 

   Thuế thu nhập hoãn lại phải trả bằng tổng hợp dư có TK347. 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm(MS 336) 

   Dự phòng trợ cấp mất việc làm bằng tổng hợp dư có TK 351 

7. Dự phòng phải trả dài hạn(MS 337) 

   Dự phòng phải trả dài hạn bằng tổng hợp dư có TK352 

B.Nguồn vốn chủ sở hữu(MS 400 = MS(410+430)) 

   I.Vốn chủ sở hữu 

   (MS 410 = MS(411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421)) 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu(MS 411) 

   Vốn đầu tư của chủ sở hữu bằng tổng hợp dư có TK4111 

2. Thặng dư vốn cổ phần(MS 412) 

   Thặng dư vốn cổ phần bằng tổng hợp dư có TK 4112, nếu dư nợ thì ghi âm 

3. Vốn khác của chủ sở hữu(MS 413) 

   Vốn khác của chủ sở hữu bằng tổng hợp dư có TK4118 

4. Cổ phiếu quỹ(MS 414) 

   Cổ phiếu quỹ bằng tổng hợp dư nợ TK419(ghi âm) 
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5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản(MS 415) 

    Chênh lệch đánh giá lại tài sản bằng tổng hợp dư có TK412, nếu dư nợ ghi âm 

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái(MS 416) 

    Chênh lệch tỷ giá hối đoái bằng tổng hợp dư có TK413, nếu dư nợ thì ghi âm. 

7. Quỹ đầu tư phát triển(MS 417) 

    Quỹ đầu tư phát triển bằng tổng hợp dư có TK 414 

8. Quỹ dự phòng tài chính(MS 418) 

   Quỹ dự phòng tài chính bằng tổng hợp dư có TK415 

9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu(MS 419) 

   Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu bằng tổng hợp dư có TK418 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối(MS 420) 

     Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng tổng hợp dư có TK421, nếu dư nợ ghi 

âm. 

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản(MS 421) 

    Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng tổng hợp dư có TK441 

   II. Nguồn kinh phí và quỹ khác.(MS 430 = MS(431+432+433)) 

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi(MS 431) 

   Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tổng hợp dư có TK431 

2. Nguồn kinh phí (MS 432) 

    Nguồn kinh phí = kết quả của tổng hợp dư có TK461 – tổng hợp dư nợ TK161 

Nếu kết quả tìm được <0 thì ghi âm. 

3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định (MS 433) 

    Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định bằng tổng hợp dư có TK 466 

Tổng cộng nguồn vốn (MS 440 = MS(300+400)) 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BCĐKT 

Đối với các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán: căn cứ vào số dư nợ cuối kỳ 

của các TK loại 0. 

(1)Tài sản thuê ngoài: phản ánh giá trị tài sản doanh nghiệp thuê của các đơn 

vị, cá nhân khác để sử dụng cho mục đích kinh doanh không phải dƣới hình thức 

thuê tài chính. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ của TK 001 – 

“tài sản thuê ngoài” trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái. 

(2)Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công: phản ánh giá trị vật tƣ hàng hóa 

doanh nghiệp nhận giữ hộ cho các đơn vị, cá nhân khác hoặc nhận để gia công. Số 

liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ TK002 – “vật tƣ, hàng hóa nhận 

giữ hộ, nhận gia công” trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái. 

(3)Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc: phản ánh giá trị hàng hóa 

doanh nghiệp nhận của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để bán hộ hoặc bán dƣới hình 

thức ký gửi. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ của TK003 – 

“hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi” trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái. 

(4)Nợ khó đòi đã xử lý: phản ánh giá trị các khoản phải thu, đã mất khả năng 

thu hồi, doanh nghiệp đã xóa sổ nhƣng tiếp tục theo dõi để thu hồi. Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ của TK004 – “nợ khó đòi đã xử lý” trên sổ 

cái hoặc nhật ký – sổ cái. 

(5)Ngoại tệ các loại: phản ánh các loại ngoại tệ doanh nghiệp hiện có (tiền mặt, 

tiền gửi) theo nguyên tệ từng loại ngoại tệ nhƣ: USD, EURO, DM... mỗi loại 

nguyên tệ ghi một dòng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ 

TK007 – “ngoại tệ các loại” trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái. 

(6)Dự toán chi sự nghiệp, dự án: phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự án đƣợc 

cơ quan có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng. Số 

liệu ghi vào chỉ tiêu này đƣợc lấy từ số dƣ nợ TK008 – “dự toán chi sự nghiệp, dự 

án” trên sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái. 
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Công tác kiểm tra đối chiếu sau khi lập BCĐKT: 

 Khi kiểm tra cần tính toán lại các chỉ tiêu: 

Tổng cộng tài sản = tài sản ngắn hạn + tài sản dài hạn 

Tổng cộng nguồn vốn = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu 

 Kiểm tra tính cân bằng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong BCĐKT: 

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 

 Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT với các báo cáo tài 

chính khác. 

1.3. Phân tích bảng cân đối kế toán. 

1.3.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc phân tích BCĐKT. 

Phân tích BCĐKT là dùng các kỹ thuật phân tích để biết đƣợc mối quan hệ 

giữa các chỉ tiêu trong BCĐKT. Dùng số liệu phân tích để đánh giá tình hình tài 

chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp đƣa ra đƣợc 

các quyết định tài chính và các quyết định quản lý phù hợp. 

Việc phân tích BCĐKT cung cấp các thông tin về tài sản,nguồn vốn, hiệu quả 

sử dụng vốn và tài sản hiện có giúp cho công tác quản lý có hiệu quả hơn, đánh giá 

đƣợc những mặt tích cực hay hạn chế trong việc đầu tƣ cho tài sản – nguồn hình 

thành tài sản của doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp khắc phục thích hợp 

cho quá trình phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

Ý nghĩa: 

 Biết đƣợc mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong BCĐKT. 

 Nắm rõ cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản. 

 Phân tích BCĐKT cung cấp thông tin cho các đối tƣợng ngoài doanh nghiệp 

nhƣ: nhà đầu tƣ, ngƣời cho vay, nhà cung ứng... để họ đƣa ra các quyết định 

về đầu tƣ, cung cấp vật tƣ, cho vay... 
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1.3.2. Những phƣơng pháp phân tích BCĐKT. 

Việc phân tích báo cáo tài chính cũng nhƣ việc phân tích BCĐKT thƣờng sử 

dụng các phƣơng pháp phân tích khác nhau nhƣ: 

 Phƣơng pháp so sánh. 

 Phƣơng pháp cân đối. 

 Phƣơng pháp tỉ lệ. 

 ... 

    Nhƣng khi phân tích BCĐKT ngƣời ta thƣờng sử dụng phƣơng pháp so sánh. 

1.3.2.1. Phƣơng pháp so sánh. 

* Để vận dụng phƣơng pháp này ta cần phải xác định đƣợc 2 nội dung: 

  Điều kiện so sánh: 

 Các chỉ tiêu phải thống nhất về nội dung và phƣơng pháp tính toán. 

 Các chỉ tiêu kinh tế phải cùng đơn vị đo lƣờng. 

 Các chỉ tiêu kinh tế phải đƣợc hình thành trong cùng một khoảng thời gian. 

 Khi tiến hành so sánh các chỉ tiêu tƣơng ứng phải quy đổi về cùng một quy 

mô hoạt động với các điều kiện kinh doanh nhƣ nhau. 

  Tiêu chuẩn so sánh:  

      Là các chỉ tiêu đƣợc chọn làm căn cứ so sánh (kỳ gốc)-số liệu của kỳ trƣớc. 

Thông qua sự so sánh kỳ này với kỳ trƣớc sẽ thấy tình hình tài chính đƣợc cải thiện 

hay có chiều hƣớng đi xuống.  

 Khi nghiên cứu mức độ biến động  so với  kế hoạch đặt ra trong kỳ, kỳ gốc 

đƣợc chọn là số liệu trong kế hoạch dự toán. Thông qua so sánh thấy đƣợc 

mức độ hoàn thành kế hoạch cũng nhƣ mức độ tin cậy đối với việc hoàn 

thành các kế hoạch kỳ sau. 

 Khi nghiên cứu mức độ tiên tiến hay lạc hậu, điểm mạnh hay điểm yếu, vị trí 

doanh nghiệp trong ngành, kỳ gốc đƣợc lựa chọn là mức độ trung bình 

ngành. 
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    Phƣơng pháp so sánh theo chiều ngang: 

        Là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động số đầu năm và số cuối kỳ trên 

từng chỉ tiêu của BCĐKT nhằm làm nổi bật biến động của một khoản mục nào đó 

qua thời gian. Việc phân tích này sẽ làm nổi rõ tình hình đặc điểm về lƣợng và tỷ lệ 

các khoản mục theo thời gian. 

Phƣơng pháp này giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu 

tài chính từ đó đánh giá tình hình tài chính (từ khái quát đến chi tiết). Sau đó ta liên 

kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng - rủi ro và rút ra kết luận cần thiết 

cho công tác quản lý. 

Sử dụng phƣơng pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc số tƣơng đối: 

 Số tuyệt đối:   Y = Y1 – Y0  

 Số tƣơng đối :  T = Y1/Y0 * 100% 

Trong  đó :  Y0 : trị số chỉ tiêu ở kỳ gốc. 

Y1 : trị số chỉ tiêu ở kỳ phân tích. 

   Phƣơng pháp so sánh theo chiều dọc: là việc so sánh từng chỉ tiêu với “tổng tài 

sản” hoặc “tổng nguồn vốn” để biết đƣợc cơ cấu vốn, nguồn vốn phù hợp với 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó phƣơng pháp này rất có ích cho việc nghiên cứu mối 

quan hệ giữa nguồn vốn vay với vốn chủ sở hữu. 

Sử dụng phƣơng pháp phân tích này giúp chúng ta đƣa các khoản mục về cùng 

một điều kiện so sánh, để dễ dàng thấy đƣợc kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so 

với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm nhƣ thế nào. Từ đó đánh giá khái quát tình hình tài 

chính doanh nghiệp. 

1.3.2.2. Phƣơng pháp cân đối. 

Phƣơng pháp cân đối là phƣơng pháp mô tả và phân tích các hiện tƣợng kinh tế 

mà giữa chúng phải tồn tại sự cân bằng. Sự cân bằng về lƣợng giữa hai mặt của cá 

yếu tố và quá trình kinh doanh nhƣ: giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn; nguồn thu 

với nguồn chi; giữa nhu cầu sử dụng vốn với khả năng thanh toán... 
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Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc sử dụng kết hợp với phƣơng pháp so sánh nhằm 

có đƣợc sự đánh giá toàn diện về tài chính. 

1.3.2.3. Phƣơng pháp tỷ lệ. 

Đây là phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng để phân tích BCTC vì nó đƣợc xây 

dựng dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lƣợng tài chính trong các quan 

hệ tài chính. Cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy quá trình tính toán. 

 Tỷ lệ khả năng thanh toán 

 Tỷ lệ khả năng sinh lời. 

 Tỷ lệ khả năng cân đối vốn, nguồn vốn. 

1.3.3. Những nội dung phân tích chủ yếu. 

1.3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Cần tiến hành so sánh tổng số tài sản và tổng nguồn vốn giứa cuối kỳ với đầu 

năm qua để xem xét, nhận định về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời 

cung cấp thông tin cho ngƣời có nhu cầu sử dụng, qua đó biết đƣợc tình hình tài 

chính của doanh nghiệp có khả quan hay không thông qua các chỉ tiêu: 

 Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo. 

Xét về mặt kế toán các chỉ tiêu thuộc phần tài sản phản ánh dƣới hình thái giá 

trị quy mô, kết cấu các loại tài sản nhƣ: tiền, hàng tồn kho, các khoản phải thu, tài 

sản cố định...mà doanh nghiệp hiện có. 

Xét về mặt pháp lý: số liệu ở phần tài sản phản ánh số tài sản đang thuộc quyền 

quản lý, sử dụng của doanh nghiệp. 

 Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh 

nghiệp hiện có. 

Xét về mặt kế toán: các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn phản ánh quy mô, kết cấu và 

đặc điểm sở hữ các nguồn vốn đã đƣợc doanh nghiệp huy động và quá trình sản 

xuất kinh doanh. 
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Về mặt pháp lý đây là các chỉ tiêu thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất 

của doanh nghiệp đối với các đối tƣợng cấp vốn cho doanh nghiệp(cổ đông, ngân 

hàng, nhà cung ứng...) 

1.3.3.2. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. 

Xem xét mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn nhằm đánh giá khái quát tình 

hình phân bổ, sử dụng vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh. 

Nguồn hình thành tài sản lƣu động  và tài sản cố định chủ yếu bằng nguồn vốn 

chủ sở hữu(B) => ta có (A) cân đối (B) theo hai trƣờng hợp nhƣ sau: 

Cân đối 1: 

                 (I + IV)A.TS + (II)B.TS = B(NVCSH) 

Theo cân đối 1 với nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp có thể trang trải cho 

các tài sản cần thiết, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Vì vậy doanh nghiệp không cần đi vay hoặc chiếm dụng của đơn vị khác.  

Điều này trên thực tế rất khó xảy ra, thƣờng xảy ra một trong hai trƣờng hợp 

sau:  

 Trƣờng hợp 1: (I + IV)A.TS + (II)B.TS > B(NVCSH) 

Trƣờng hợp này doanh nghiệp thiếu vốn để trang trải hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Do đó cần phải huy động thêm nguồn vốn từ các khoản tiền đi vay hoặc đi 

chiếm dụng vốn từ các đơn vị khác dƣới nhiều hình thức khác nhau. 

 Trƣờng hợp 2: (I + IV)A.TS + (II)B.TS < B(NVCSH) 

Trƣờng hợp này doanh nghiệp đã đi vay nhƣng vẫn bị thiếu vốn để bù đắp tài 

sản nên buộc phải đi chiếm dụng. Điều này cho thấy hoạt động tài chính của doanh 

nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu không lành mạnh. 
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Cân đối 2 : 

                  (I + II + IV + V)A.TS  + B.TS =  (I)B.NV  + (I+II)A.NV 

Nguồn vốn chủ sở hữu cộng với vốn vay doanh nghiệp có thể trang trải mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh mà không đi chiếm dụng vốn của đơn vị khác cũng 

nhƣ không bị đơn vị khác chiếm dụng vốn của mình. Thực tế hầu nhƣ không báo 

giờ xảy ra trƣờng hợp này, mà thƣờng xảy ra  một trông hai trƣờng hợp sau: 

 Trƣờng hợp 1: (I + II + IV + V)A.TS  + B.TS > (I)B.NV  + (I+II)A.NV 

Trƣờng hợp này dù doanh nghiệp đã đi vay nhƣng vẫn bị thiếu vốn để bù đắp tài 

sản nên buộc phải đi chiếm dụng. Điều này cho thấy hoạt động tài chính của doanh 

nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu không lành mạnh. 

 Trƣờng hợp 2: (I + II + IV + V)A.TS  + B.TS < (I)B.NV  + (I+II)A.NV 

Trƣờng hợp này nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ bị thừa nên bị các đơn vị khác 

chiếm dụng. 

 Xuất phát từ tính chất cân đối của BCĐKT ta có cân đối chung: 

(A + B) tài sản = (A + B) nguồn vốn 

1.3.3.3. Phân tích cơ cấu tài sản và sự biến động của tài sản. 

Phân tích cơ cấu tài sản là việc so sánh tổng số tài sản cuối kỳ so với đầu kỳ, 

đồng thời cần phải xem xét từng khoản mục tài sản chiếm trong tổng tài để thấy 

đƣợc mức độ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh để xem xét từng khoản vốn chiếm 

trong tổng tài sản là cao hay thấp. Nếu là doanh nghiệp thƣơng mại cần phải có 

lƣợng hàng hóa dự trữ đầy đủ để đáp ứng nhu cầu bán ra kỳ tới. Nhƣng nếu là 

doanh nghiệp sản xuất cần phải có lƣợng nguyên vật liệu dự trữ nhằm đáp ứng nhu 

cầu sản xuất sản phẩm. 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 35 
 

Đối với các khoản nợ phải thu, tỷ trọng càng cao thể hiện doanh nghiệp bị 

chiếm dụng vốn càng nhiều, do đó hiệu quả sử dụng vốn thấp. 

Để đánh giá sự biến động của tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn ta cần tính tỷ 

xuất đầu tƣ: 

Tài sản dài hạn 

Tỷ suất đầu tƣ =                       x  100% 

Tổng tài sản 

 Chỉ tiêu này phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc 

thiết bị. Cho biết năng lực sản xuất và xu hƣớng phát triển lâu dài của doanh 

nghiệp.  

Tỷ suất này phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh cụ thể: 

 Ngành công nghiệp thăm dò và khai thác dầu mỏ : 90% 

 Ngành công nghiệp luyện kim : 70% 

 Ngành công nghiệp thực phẩm :10% 

Để phân tích cơ cấu tài sản cần lập bảng phân tích sau: 
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Bảng phân tích cơ cấu tài sản 

 

Chỉ tiêu 

Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm 

Số tiền 

(vnđ) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(vnđ) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(vnđ) 

Tỷ trọng 

(%) 

A. TÀI SẢN NGẮN 

HẠN 

      

I.Tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền 

      

II. Các khoản đầu tƣ tài 

chính ngắn hạn 

      

III.Phải thu ngắn hạn       

IV. Hàng tồn kho       

V. Tài sản ngắn hạn khác       

B. TÀI SẢN DÀI HẠN       

I. Các khoản phải thu dài 

hạn 

      

II. Tài sản cố định       

III. Bất động sản đầu tƣ       

IV. Các khoản đầu tƣ tài 

chính dài hạn 

      

V.Tài sản dài hạn khác       

Tổng cộng tài sản  100  100   
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1.3.3.4. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tình hình biến động của nguồn vốn. 

Phƣơng pháp phân tích này nhằm đánh giá khả năng tài trợ về mặt tài chính của 

doanh nghiệp, cũng nhƣ mức độ tự chủ, chủ động kinh doanh hay những khó khăn 

mà doanh nghiệp gặp phải, cần xác định và phân tích tỷ suất tự tài trợ: 

Nguồn vốn chủ sở hữu 

Tỷ suất tự tài trợ =  x  100% 

Tổng nguồn vốn 

Tỷ suất tự tài trợ càng cao thể hiện khả năng độc lập cao về mặt tài chính hay 

mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp càng nhiều. 

Để phân tích cơ cấu nguồn vốn cần lập bảng sau: 

Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn 

 

Chỉ tiêu 

Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm 

Số tiền 

(vnđ) 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

(vnđ) 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

(vnđ) 
Tỷ trọng 

(%) 

A. NỢ PHẢI TRẢ       

I. Nợ ngắn hạn       

II. Nợ dài hạn       

B. NGUỒN VỐN CHỦ 

SỞ HỮU 
      

I. Vốn chủ sở hữu       

II. Nguồn kinh phí và quỹ 

khác 
      

Tổng cộng nguồn vốn  100  100   
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1.3.3.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính. 

* Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản: 

 Cơ cấu nguồn vốn: 

 - Hệ số nợ: phản ánh 1 đông vốn doanh nghiệp sử dụng hiện có mấy đồng vốn là đi 

vay. 

              Nợ phải trả 

Hệ số nợ =  

          Tổng nguồn vốn 

- Hệ số tự tài trợ: là chỉ tiêu phản ánh mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh 

nghiệp, cho biết vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số nguồn vốn. 

   Nguồn vốn chủ sở hữu 

Hệ số tự tài trợ =                                    =  1 – Hệ số nợ 

      Tổng nguồn vốn 

=> Chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng càng cao trong tổng số nguồn vốn và càng cao so 

với kỳ trƣớc, chứng tỏ mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng cao 

vì hầu hết tài sản mà doanh nghiệp đang có đều đƣợc đầu tƣ bằng số vốn của mình. 

 Cơ cấu tài sản: đây là một dạng tỷ số phản ánh khi doanh nghiệp sử dụng 

bình quân một đồng vốn kinh doanh thì dành ra bao nhiêu đồng để hình 

thành tài sản lƣu động, còn lại bao nhiêu đồng để đầu tƣ vào tài sản cố định. 

Hai tỷ suất sau sẽ phản ánh việc bố trí cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. 

- Tỷ suất đầu tƣ vào tài sản dài hạn: 

 TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 

Tỷ suất đầu tƣ vào tài sản dài hạn =  

        Tổng tài sản 
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- Tỷ suất đầu tƣ vào tài sản ngắn hạn: 

  TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn 

Tỷ suất đầu tƣ vào tài sản ngắn hạn =  

           Tổng tài sản 

TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn 

Cơ cấu tài sản =  

TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 

 

 Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ: cho biết số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dùng 

để trang bị TSCĐ là bao nhiêu. 

     Vốn chủ sở hữu 

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ =  

Giá trị TSC Đ  và ĐTDH 

* Các hệ số về khả năng thanh toán. 

 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 

 Cho biết mối quan hệ giữa tổng tài sản mà hiện nay  doanh nghiệp đang quản lý 

và sử dụng với tổng số nợ phải trả. 

  Tổng tài sản 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát =  

Tổng nợ phải trả 

 Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 

TSL Đ và đầu tƣ ngắn hạn – hàng tồn kho 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh =  

               Tổng nợ ngắn hạn 
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 Hệ số khả năng thanh toán tức thời: 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 

Hệ số khả năng thanh toán tức thời =  

               Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nợ dài hạn: 

Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng nợ vay 

Hệ số thanh toán nợ dài hạn =  

                            Nợ dài hạn 

1.3.3.6. Phân tích các chỉ tiều phản ánh rủi ro tài chính. 

      * Những rủi ro thƣờng gặp trong tài chính doanh nghiệp: 

 Rủi ro về cân đối dòng tiền:  

Các luồng tiền vào doanh nghiệp và các luồng tiền ra khỏi doanh nghiệp diễn ra 

một cách thƣờng xuyên, liên tục. Trên thực tế, tại những thời điểm nhất định có thể 

xảy ra hiện tƣợng lƣợng tiền vào doanh nghiệp nhỏ hơn lƣợng tiền ra khỏi doanh 

nghiệp đến hạn. Khi đó dẫn đến tình trạng mất cân đối về dòng tiền. Sự mất cân đối 

tiền ẩn một rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh. 

Sự mất cân đối dòng tiền có thể chia thành 2 loại: 

 Mất cân đối tạm thời 

 Mất cân đối dài hạn 

 Rủi ro về lãi suất tiền vay:  

Để hoạt động kinh doanh, đầu tƣ hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng vốn 

vay. Do đó lãi suất tiền vay  trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong chi phí 

sản xuất kinh doanh và đầu tƣ của doanh nghiệp. Thông thƣờng khi lạm phát xảy 

ra, lãi suất tiền vay thay đổi đột ngột, một rủi ro lớn xảy ra và ảnh hƣởng tới hoạt 
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động kinh doanh. Lƣợng tiền vay càng lớn, tác động tiêu cực của rủi ro càng 

nghiêm trọng và có thể dẫn đến tình trạng phá sản doanh nghiệp nếu nó diễn ra 

trong thời gian dài. 

 Rủi ro về sức mua của thị trƣờng: 

Sức mua thị trƣờng là nhân tố quyết định khả năng tiêu thụ hàng hóa của doanh 

nghiệp, nó cũng quyết định dòng tiền vào doanh nghiệp. Nhƣng khi cơ cấu tiêu 

dùng thay đổi, lạm phát xảy ra thì phần lớn khả năng thanh toán tập trung vào 

những nhu cầu thiết yếu. Khi đó rủi ro về sức mua của thị trƣờng xảy ra. 

 Rủi ro về tỷ giá hối đoái:  

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế đƣợc thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá 

hối đoái biến động theo hƣớng làm cho đồng nội tệ bị mất giá. 

 Rủi ro về khả năng tái đầu tƣ: 

Khi lạm phát xảy ra nguồn vốn để tái đầu tƣ bị giảm đi, do đó khả năng tái đầu 

tƣ bị triệt tiêu, doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động liên tục, quy mô kinh doanh bị 

thu hẹp. 

1.3.3.7. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh . 

Chúng ta có thể phân loại nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp thành hai loại: 

 Nguồn tài trợ thƣờng xuyên: là nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng thƣờng 

xuyên, lâu dài vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ nhƣ: nguồn vốn chủ 

sở hữu, nguồn vốn vay – dài hạn, trung hạn... 

 Nguồn tài trợ tạm thời: là nguồn vốn mà doanh nghiệp đang tạm thời sử 

dụng vào hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Ví dụ: 

các khoản vay ngắn hạn, các khoản vay – nợ quá hạn, các khoản chiếm dụng 

của ngƣời bán, ngƣời mua, công nhân viên... 
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Khi phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cần 

tính ra và so sánh nhu cầu về tài sản cố định và tài sản lƣu động với nguồn tài trợ 

thƣờng xuyên( bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và nguồn vốn vay-nợ dài 

hạn). Nếu tổng số nguồn tài trợ thƣờng xuyên có đủ hoặc lớn hơn tổng nhu cầu về 

tài sản thì doanh nghiệp cần sử dụng số thừa này một cách hợp lý(nhƣ đầu tƣ vào 

tài sản cố định, hoạt động liên doanh...), tránh trƣờng hợp bị chiếm dụng vốn. 

Ngƣợc lại cần có những biện pháp phù hợp để huy động vốn cho kinh doanh(nhƣ 

huy động nguồn tài trợ, giảm quy mô đầu tƣ...) tránh đi chiếm dụng vốn bất hợp 

pháp. 

Bên cạnh đó, cần tiến hành xem xét tình hình biến động của bản thân nguồn vốn 

trên tổng số cũng nhƣ từng loại giữa cuối kỳ với đầu năm. Trên cơ sở đó, dựa vào 

biến động của bản thân từng nhân tố để rút ra nhận xét. 
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CHƢƠNG II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất 

nhập khẩu Hải Phòng. 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 

Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng tiền thân là một 

Liên hiệp hợp tác xã mua bán Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 

427/QĐ - TCCQ ngày 24 tháng 4 năm 1984 của UBND.  

Ngoài nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh, doanh nghiệp còn có chức năng quản lý, 

hướng dẫn hoạt động kinh doanh của 198 hợp tác xã mua bán cơ sở cấp phường. 

Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng trực thuộc Sở thương 

mại Hải Phòng, là đơn vị sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán 

kinh tế độc lập, quy trình công nghệ giản đơn.  

u 

 Tên giao dịch tiếng Anh : 

            Hai phong trading import - export and services - corporation 

 Tên viết tắt : 

                 TRADIMEXCO - HAI PHONG 

 Trụ sở giao dịch :   

          Số 19 Ký Con - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 

Công ty được Bộ Thương mại cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp, là loại 

hình doanh nghiệp Nhà nước, chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 

1609/QĐ - TCCQ ngày 31 tháng 12 năm 1992.  

Từ khi thay đổi tổ chức, Công ty bước vào thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 

(theo quy định của UBND thành phố Hải Phòng). Trong điều kiện chung của 
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doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, song với uy tín ngày càng mở rộng, cùng với sự 

năng động, sáng tạo, nhạy bén trong điều hành của tập thể lãnh đạo Công ty. Đồng 

thời với đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, tinh thông về nghiệp vụ, đặc biệt, 

có sự chỉ đạo sao sát của thành uỷ UBND thành phố, Bộ Thương mại và sự giúp đỡ  

tạo điều kiện của các ngành Trung ương, địa phương, cùng sự nỗ lực của toàn thể 

cán bộ công nhân viên.  

Từ năm 1993 đến nay, Công ty vừa tăng nộp ngân sách Nhà nước, vừa hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế do thành phố và Bộ Thương mại giao cho, 

đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, phát 

triển nền kinh tế  quốc dân. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung 

quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, Công ty đã từng bước hoàn thiện và 

ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Với những chuyển biến tốt 

đẹp đó, hàng năm Công ty luôn được tặng bằng khen danh hiệu đơn vị xuất sắc. 

 Trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, tuân theo quy luật mạnh được 

yếu thua nên Công ty cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên trong những năm gần 

đây Công ty vẫn luôn được duy trì ổn định, sản phẩm không những được ưa chuộng 

trong nước mà còn được khách hàng nước ngoài quan tâm. Điều đó khẳng định sự 

thành công lớn của Công ty trong những năm qua và tiếp tục khẳng định sự tồn tại 

và phát triển ngày càng vững chắc của đơn vị mình.  

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 

Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng là đơn vị sản xuất 

kinh doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, quy trình công nghệ 

giản đơn. 

Để phát huy được vai trò và sức mạnh của mình, góp phần vào sự tăng trưởng 

phát triển kinh tế nước nhà, Công ty TRADIMEXCO HAIPHONG đang ngày một 

mở rộng quy mô hoạt động cả về mặt hàng lẫn thị trường tiêu thụ. 
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 Ngành nghề kinh doanh: Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty là thực hiện theo mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp đầu tư có 

trọng điểm, đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo hiệu quả tái đầu tư cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với mục tiêu chung của Công ty là không 

ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại, tối đa hóa lợi nhuận, cải 

thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, làm tròn 

nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. 

  Đặc điểm sản phẩm: Trong cơ chế thị trường như hiện nay, để tồn tại và 

phát triển Công ty không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường hoạt động và ngày 

càng đa dạng hóa các sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 

và ngoài nước. 

Công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng mua đi bán lại, bao gồm:   

 Mặt hàng nông sản, thủy hải sản 

 Mặt hàng tiêu dùng cần thiết 

 Máy điều hòa nhiệt độ, máy vi tính, săm lốp ô tô, máy cắt đá... 

 Mặt hàng xuất khẩu: gốm sứ, cá tươi, vải sợi, cà phê... 

Với chức năng chủ yếu là mua và bán, vốn của doanh nghiệp chỉ vận động qua 

các giai đoạn T-H-T'.  

Do vậy công ty rất quan tâm tới các mặt hàng có khả năng tiêu thụ được trong 

nước cũng như nước ngoài để tăng vòng quay của vốn lưu động đem lại doanh thu 

cao cho Công ty. 

Đồng thời để mở rộng thị trường tiêu thụ, công ty đã đặt các trụ sở giao dịch 

tại các thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình và 

sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và các nước 

Đông Âu. 

 Hoạt động nhập khẩu : Đây là một hoạt động kinh doanh của công ty.  
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Công ty nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước, hàng tiêu 

dùng thiết yếu trong nhân dân như : 

 Xe máy                                                   Vật tư 

 Nguyên liệu                                            ¤ tô 

 Hàng hoá tiêu dùng khác.......                Thiết bị máy móc, phụ tùng 

Nhất là xe máy với nhiều loại mẫu mã, kiểu dáng phong phú như: HANSOM, 

DAYANG 100-D, DDY, DAME, HANSOMCF100,... đã đem lại một nguồn doanh 

thu khá cao cho Công ty chiếm khoảng 40%tổng doanh thu trong tổng số các mặt 

hàng tiêu thụ của Công ty.   

 Hoạt động xuất khẩu : Tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải 

Phòng, hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá chủ yếu thực hiện theo hai 

phương thức: hoặc xuất khẩu theo hiệp định, nghị định thư Chính Phủ ký kết, giao 

cho doanh nghiệp thực hiện, hoặc phương thức tự cân đối . 

        Thành tích đạt được trong những năm qua: 

Trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động như hiện nay, tuân theo quy luật 

mạnh được yếu thua nên Công ty cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên trong 

những năm gần đây Công ty vẫn luôn được duy trì ổn định, sản phẩm không những 

được ưa chuộng trong nước mà còn được khách hàng nước ngoài quan tâm.  

 => Điều này được chứng minh qua bảng số liệu phản ánh kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008-2009( biểu 3): 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

1.Doanh thu bán hàng 123.382.172.392 24.340.124.582 

2.Giá vốn hàng bán 118.759.285.664 19.954.694.282 

3.Chi phí bán hàng 2.998.115.590 4.128.077.630 

4.Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.611.655.391 4.260.901.106 

5.Lợi nhuận trước thuế (3.108.882.161) (8.226.154.375) 
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Nhận xét: 

Căn cứ vào số liệu trên, ta thấy tình hình tài chính của Công ty còn nhiều 

biến động. Năm 2009 doanh thu giảm mạnh làm cho lợi nhuận trước thuế giảm 

theo(giảm 8.226.154.375đồng). Điều này chứng tỏ tình hình kinh doanh của Công 

ty đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm, tìm hiểu 

nguyên nhân để sớm tìm ra phương pháp kinh doanh sao cho phù hợp để tăng lợi 

nhuận cho Công ty. Việc giảm mạnh doanh thu  cũng như lợi nhuận trước thuế 

trong năm 2009 có thể do các nguyên nhân sau:  

- Giá của nguyên vật liệu tăng cao đặc biệt là những nguyên vật liệu nhập 

khẩu từ nước ngoài như phụ tùng, linh kiện xe máy... Hơn nữa các chi phí phát sinh 

cũng tăng lên đáng kể. 

- Do nhân tố khách quan từ thị trường: Do chúng ta mất một thị trường tiêu 

thụ lớn cá tra, cá ba sa sang thị trường Mỹ nên cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới 

việc tiêu thụ hàng đông lạnh của Công ty.  

   =>Vì vậy doanh thu xuất khẩu trong năm 2009 đã giảm đi. Thêm vào đó là do sự 

biến động của thị trường trong nước, do các chính sách thay đổi của Nhà nước về 

việc lưu thông xe máy trên thị trường và đặc biệt là sự xuất hiện của các loại xe 

máy TQ với giá thấp, lên việc tiêu thụ các mặt hàng xe máy của Cty đã giảm đi 

nhiều. 

2.1.3. Mô hình bộ máy quản lý của công ty và chức năng nhiệm vụ của các 

phòng ban. 

Công ty TRADIMEXCO HAI PHONG quản lý điều hành theo mô hình của 

doanh nghiệp Nhà nước- theo hình thức trực tuyến chức năng bao gồm ban giám 

đốc, các phòng ban, các chi nhánh và các phân xưởng. 

Ban giám đốc gồm 4 người: 1 giám đốc và 3 phó giám đốc cùng tổ chức điều 

hành toàn bộ Công ty.  
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Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị 

thành viên hạch toán phụ thuộc. Phụ trách các xưởng, các chi nhánh là các quản 

đốc, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh. 

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 500 người 

 

                  

 

 

 

 

 

Sơ đồ số 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

 Ban giám đốc:  

           Giám đốc Công ty: là người có quyền lực cao nhất trong Công ty, chịu mọi 

trách nhiệm với Nhà nước, cũng như cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực kinh 

doanh. Giám đốc phụ trách chung toàn bộ Công ty, giám sát, điều hành, các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Quyết định của giám đốc là quyết định cuối cùng trong 

công việc của Cty.   
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 Phó giám đốc kinh doanh: Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, nắm 

bắt nhanh chóng, kịp thời những nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng, những 

nguồn hàng phục vụ tiêu dùng, theo dõi các hoạt động kinh doanh, giải quyết những 

yêu cầu kinh doanh hàng ngày. Đồng thời, còn đề xuất những ý kiến biện pháp thúc 

đẩy kinh doanh phát triển mạnh, nâng cao lợi nhuận cho Công ty. 

   Phó giám đốc thường trực: Cung cấp những thông tin giúp giám đốc theo 

dõi và điều hành các chi nhánh. 

Khối phòng ban điều hành của công ty:  

    Dưới ban giám đốc là các phòng ban, chi nhánh, trung tâm thương mại. Hiện tại 

Công ty có 8 phòng ban khác nhau. Mỗi phòng ban thực hiện chức năng và nhiệm 

vụ riêng của mình. 

 Phòng tổ chức hành chính: Nhiệm vụ chính của phòng tổ chức hành chính 

là giúp ban giám đốc tổ chức quản lý toàn bộ số cán bộ công nhân viên trong Công 

ty. Chăm lo về mặt đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên trong Công ty.  

 Phòng kế toán tài vụ :  

Có nhiệm vụ giúp ban giám đốc lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới và 

theo dõi các mặt hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán một cách trung 

thực và đầy đủ nhất, lập báo cáo tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh của Công ty.  

Phân tích, so sánh các chỉ tiêu thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch, tìm ra 

những hạn chế để khắc phục, nâng cao những mặt mạnh để củng cố và phát triển. 

Đồng thời, còn có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý các thủ tục thanh toán. 

          Phòng kế hoạch nghiệp vụ :  

         Có nhiệm vụ cùng ban giám đốc, phòng kế toán tài vụ lập kế hoạch kinh 

doanh cho năm tài chính sau, cùng phòng tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch, 

chiến lược con người của Công ty, phân bổ, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh 

doanh của các bộ phận trong Công ty.  
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 Phòng thị trường:  

    Tiếp cận thị trường, nắm các thông tin kinh tế kịp thời đưa vào sản xuất. Ký và thực 

hiện hợp đồng với khách hàng, phụ trách giới thiệu và bán sản phẩm cho công ty. 

 Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu:  

Theo dõi quá trình mua và bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài.  

Cùng với phòng kinh doanh kho ngoại quan làm các thủ tục cần thiết cho quá trình 

vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài.  

 Ngoài ra còn có các phòng ban khác như :  

   - Phòng kinh doanh vận tải, phòng kinh doanh đầu tư, trung tâm thương mại số 

32-Trần Phú... 

   - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Móng Cái-Quảng Ninh, .... 

2.1.4. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty. 

     Loại hình tổ chức:  

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, yêu cầu quản lý của Công ty, bộ 

máy kế toán được tổ chức theo hình thức tập trung. Kế toán viên tổng hợp chứng từ 

của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do các phòng kinh doanh chuyển tới, thực hiện 

việc ghi chép, thu thập tính toán một cách đầy đủ, có hệ thống chính xác và liên tục. 

Tại phòng kinh doanh thuộc Công ty các cán bộ nghiệp vụ trực tiếp kinh doanh, 

sau khi hoàn thành các lô hàng thì thu thập các chứng từ, kiểm tra và xử lý sơ bộ 

chứng từ, cuối tháng gửi về phòng kế toán Công ty. 

Mô hình bộ máy:  

Hiện nay, phòng kế toán của Công ty có 11 người: 1 kế toán trưởng, 9 kế toán 

viên và 1 thủ quỹ. 
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Sơ đồ số 5 : Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

      Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận: 

 Đứng đầu là kế toán trưởng:  

Có nhiệm vụ tổ chức và kiểm tra công tác hạch toán ở đơn vị, chỉ đạo hạch toán 

các khâu, các bộ phận kế toán.  

Kế toán trưởng có nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế phương án tự chủ tài 

chính đảm bảo khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn của Công ty, như: 

việc tính toán chính xác mức vốn cần thiết, tìm ra biện pháp tăng nhanh vòng quay 

vốn, tăng lợi nhuận cho Công ty... 

 Kế toán tổng hợp (phó phòng kế toán):  

Cùng kế toán trưởng chỉ đạo hạch toán ở bộ phận kế toán, tập trung các phần 

hành kế toán riêng của từng kế toán chi tiết lên sổ tổng hợp, sau đó đối chiếu và tập 

hợp báo cáo tổng hợp, lên báo cáo quyết toán. 

 Mở sổ theo dõi các quỹ xí nghiệp. 
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 Kế toán tiền mặt và ngoại tệ (1 người):  

Có trách nhiệm mở sổ kế toán "quỹ tiền mặt", hàng ngày ghi chép tình hình 

nhập-xuất-tồn quỹ tiền mặt. Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và lập báo cáo về 

tình hình tăng giảm tiền mặt cũng như ngoại tệ của Công ty. 

 Kế toán theo dõi tiền vay ngân hàng (2 người):  

Mở sổ theo dõi chi tiết đối với từng loại tiền, từng ngân hàng. Chịu trách nhiệm 

theo dõi lập báo cáo TGNH. 

 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương(1người):  

Quản lý, theo dõi lao động về mặt số lượng. Lập bảng thanh toán tiền lương và 

bảo hiểm xã hội căn cứ vào khung bậc lương và kết quả lương cho từng người. 

 Kế toán TSCĐ và công cụ dụng cụ (1 người):  

Theo dõi tình hình tăng, giảm, tồn tài sản cố định, công cụ lao động, phân bổ 

công cụ lao động và trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Nhà nước . 

 Kế toán theo dõi  nhập hàng hoá và công nợ phải trả (1 người): theo dõi và 

hạch toán toàn bộ quá trình nhập hàng hoá và thanh toán cho người bán.Thường 

xuyên đối chiếu với kế toán bán hàng. 

 Kế toán theo dõi xuất hàng hóa và công nợ phải thu (1 người):  

Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu và hạch toán toàn bộ quá trình xuất 

hàng hóa. Thường xuyên đối chiếu, đôn đốc viêc thanh toán được kịp thời. Đối với 

các khoản nợ  phải thu có gốc ngoại tệ, kế toán cần phải theo dõi cả về nguyên tệ 

và quy đổi theo Việt Nam đồng. 

 Kế toán theo dõi thuế (1 người):  

Hàng ngày phải thu thập chứng từ hoá đơn GTGT hợp lý đầu vào, đầu ra để kê 

khai thuế. Hàng tháng, nộp về cục thuế. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu đến hạn. Chịu trách nhiệm theo dõi 

về thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước. 
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 Thủ quỹ (1 người):  

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến việc thu 

chi tiền mặt, và việc bảo quản tiền mặt tại quỹ căn cứ vào các bản chứng từ hợp lệ, 

hợp pháp. Thu chi tiền mặt, báo cáo hàng ngày cho kế toán theo dõi.  

Hằng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối 

chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế 

toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp 

xử lý chênh lệch. 

   => Hàng ngày, kế toán tại các bộ phận sẽ lập các bảng kê, vào sổ chi tiết có liên 

quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Là một Công ty thương mại dịch vụ và 

xuất nhập khẩu, thực hiện hạch toán độc lập nên việc phản ánh kịp thời, chính xác 

của bộ phận kế toán là rất quan trọng.  

      Một nguyên tắc cơ bản trong khâu quản lý mà bất kể một nhà quản trị nào 

cũng phải tuân thủ đó là nguyên tắc bất kiêm nhiệm đặc biệt là thủ qũy với kế toán 

tiền mặt. 

2.1.5. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 

Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting. Hàng 

ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán viên sẽ kiểm tra chứng từ, phân loại 

chứng từ theo đối tượng, nghiệp vụ kinh tế phát sinh rồi nhập chứng từ vào máy.  

Bên cạnh đó, kế toán viên luôn luôn kiểm tra tính chính xác, khớp đúng số liệu 

trên máy với chứng từ gốc.  

Máy tính sẽ tự động thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển đồng thời lên 

các báo cáo sổ sách : 

 Bảng cân đối kế toán. 

 Báo cáo kết quả kinh doanh. 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

 Thuyết minh báo cáo tài chính. 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 54 
 

 2.1.5.1.Hệ thống  sổ sách kế toán  áp dụng: 

 Nhật ký chứng từ                          Bảng phân bổ   

 Bảng kê                                         Sổ chi tiết 

  Sổ cái                                           ... 

2.1.5.2. Menu phân hệ kế toán tổng hợp 
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Quá trình luân chuyển chứng từ trong công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

    Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng 

 Đối chiếu và kiểm tra 

 

2.1.5.3. Trình tự ghi sổ. 

 Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra kế toán nhập số 

liệu  trực tiếp vào máy, từ đó các sổ liệu tự động cập nhật vào sổ nhật ký 

chứng từ hoặc các bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

 Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang 

tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết phải được tập hợp và phân loại 

trong các bảng phân bổ, sau đó từ số liệu, kết quả của bảng phân bổ máy sẽ 

cập nhập vào bảng kê và nhật ký chứng từ có liên quan. 

Chứng từ gốc và các 

bảng phân bổ 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Báo cáo tài chính 

thẻ và sổ kế toán chi 

tiết 

Sổ cái 

Nhật ký chứng từ Bảng kê 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 56 
 

 Cuối tháng khoá sổ, máy cộng số liệu trên các nhật ký chứng từ, luân chuyển 

số liệu trên các nhật ký chứng từ với sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi 

tiết có liên quan và từ số liệu tổng cộng của các nhật ký chứng từ ghi vào sổ 

cái.  

 Cuối kỳ máy tự động cập nhật số liệu vào sổ cái, sổ tổng hợp chi tiết để lập 

các báo cáo tài chính. 

 Cuối năm tài chính, máy tính tự động tổng hợp số liệu, số dư cuối kỳ ở các 

sổ cái, sổ chi tiết của các tài khoản phát sinh trong kỳ để lập bảng cân đối số 

phát sinh. 

2.1.5.4. Một số đặc điểm về chế độ kế toán công ty áp dụng. 

Hệ thống TK kế toán áp dụng tại Công ty theo quyết định số 1141 TC/CĐKT 

ngày 01/11/1995 do Bộ Tài chính ban hành và chế độ kế toán mới từ ngày 1/1/1999, 

phù hợp với loại hình doanh nghiệp. 

 Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 cùng năm  

 Kỳ kế toán được quy định là 1 quý . 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ 

 Phương pháp tính khấu hao: phương pháp tính bình quân(theo tỷ lệ do Bộ Tài 

chính quy định), không có trường hợp khấu hao đặc biệt. 

 Công ty quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

 Công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

 Công ty không lập các khoản dự phòng. 
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2.2. Tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty. 

2.2.1. Tổ chức lập bảng cân đối kế toán. 

2.2.1.1. Các công việc chuẩn bị trƣớc khi lập BCĐKT. 

  Kiểm soát tính cập nhật của chứng từ kế toán: 

     Chứng từ kế toán là những giấy tờ chứng minh những sự kiện kinh tế đã phát 

sinh, đã hoàn thành và gắn liền với địa điểm&thời gian cụ thể. Vì vậy việc kiểm 

soát các chứng  từ đó đƣợc phòng kế toán theo dõi rất chặt chẽ. 

    Nội dung kiểm soát bao gồm: 

 Kiểm soát việc vận dụng các chế độ chứng từ kế toán. 

 Kiểm soát thời điểm phát sinh, kết thúc của các nghiệp vụ kinh tế đƣợc phản 

ánh trên chứng từ. 

 Kiểm soát về nội dung kinh tế đƣợc phản ánh trên chứng từ. 

 Kiểm soát về quy mô nghiệp vụ. 

    Sau khi kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, kế toán trƣởng tiếp tục 

kiểm tra xem chứng từ đã đƣợc ghi sổ theo đúng trình tự, nội dung phản ánh, quan 

hệ đối ứng, số tiền ghi trên sổ sách có phù hợp với chứng từ không. 

  Thực hiện khóa sổ tạm thời: Để xác định số phát sinh, số dƣ của mỗi tài khoản. 

  Thực hiện các bút toán kết chuyển cần thiết: Kế toán tiến hành kết chuyển hết 

số phát sinh các TK loại 5, 6, 7, 8, 9(các tài khoản không có số dƣ đầu kỳ và cuối 

kỳ) trƣớc khi khóa sổ kế toán  lần 1. 

  Khóa sổ kế toán chính thức lần 1: Sau khi kế toán thực hiện các bút toán kết 

chuyển cần thiết, kế toán tiến hành khóa sổ kế toán chính thức lần 1 cho tất cả các 

tài khoản. 

  Lập bảng cân đối số phát sinh: Căn cứ vào số dƣ đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, 

số dƣ cuối kỳ của từng tài khoản trên sổ kế toán, kế toán viên tiến hành lập bảng 

cân đối số phát sinh. 
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  Tiến hành kiểm kê tài sản: Hầu hết các doanh nghiệp đều tiến hành kiểm kê tài 

sản vào cuối năm tài chính. 

  Khóa sổ kế toán chính thức lần 2:  

Do tài sản sau khi kiểm kê không có sự chênh lệch, nên bảng cân đối số phát 

sinh trƣớc khi kiểm kê và sau khi kiểm kê không thay đổi.  

Căn cứ vào sổ chi tiết, bảng tổng hợp, sổ cái, bảng cân đối số phát sinh, kế toán 

tiến hành lập báo cáo tài chính. 

2.2.1.2. Phƣơng pháp lập BCĐKT ngày 31/12/2009 tại Công ty thƣơng mại 

dịch vụ và xuất nhập khấu Hải Phòng. 

    Cơ sở số liệu, tài liệu:  

 Bảng cân đối kế toán năm 2008( để ghi vào cột số đầu năm). 

 Số dƣ các tài khoản loại 1, 2, 3, 4 trên các sổ cái và sổ chi tiết. 

 Biên bản kiểm kê tài sản ngày 31/12/2009. 

 Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản lập ngày 31/12/2009 . 

 Một số tài liệu có liên quan.... 

    Phƣơng pháp lập cụ thể: 

Công tác lập bảng cân đối kế toán đƣợc dựa trên cơ sở bảng cân đối kế toán 

năm 2008 và bảng cân đối số phát sinh các tài khoản năm 2009. 

Các chỉ tiêu trên bảng cân đối đƣợc xác định nhƣ sau: 

 Cột số đầu năm căn cứ vào số liệu của cột số cuối kỳ trên bảng cân đối kế 

toán năm 2008. 

 Cột số cuối kỳ đƣợc lấy từ số dƣ cuối kỳ trên sổ cái và sổ chi tiết các tài 

khoản liên quan. 
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PHẦN TÀI SẢN 

A. Tài sản ngắn hạn (MS 100 = MS(110+120+130+140+150)) 

 = 5.813.355.714đ+ 0đ+109.469.579.455đ+ 21.541.121.893 ®+ 1.102.139.803 ® 

= 137.926.214.865đ           

  I.Tiền và các khoản tương đương tiền  

  MS 110 = MS(111+112) = 5.813.355.714 ®+ 0 ®= 5.813.355.714 ® 

Căn cứ vào số liệu tổng hợp của MS 111 và MS 112, số tiền là 5.813.355.714 ® 

Trong đó: 

 Tiền mặt tồn quỹ là: 396.012.882 ® được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng 

cân đối số phát sinh. 

 Tiền gửi ngân hàng : 5.417.342.832 ® được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng 

cân đối số phát sinh. 

  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  

    MS 120 = MS(121+129)= 0 ®+ 0 ® = 0 ® 

     Công ty không tiến hành hoạt động này nên không có số liệu. 

  III. Các khoản phải thu ngắn hạn  

MS 130 = MS(131+132+133+134+135) 

 =46.130.742.449đ + 807.328.993 ®+12.372.441.244 ®+0 ®+50.159.084.769 ® +0 ® 

 = 109.469.597.455 ® 

 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (MS 131) số tiền: 46.130.742.449 ® được lấy 

từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

2. Trả trước ngắn hạn cho người bán (MS 132) số tiền là 807.328.993 ® được lấy từ 

số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

3. Phải thu ngắn hạn của nội bộ (MS 133) số tiền là 12.372.441.244 ® được lấy từ số 

dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 
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4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác(MS 135) số tiền là 50.159.084.769 ® được lấy 

từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

    Các mã số khác không có số liệu. 

   IV.Hàng tồn kho  

MS 140 = MS(141+149) = 21.541.121.893 ® + 0 ® = 21.541.121.893 ® 

Trong hàng tồn kho bao gồm: 

 Nguyên vật liệu: 5.148.430.214 ® được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối 

số phát sinh.     

 Công cụ dụng cụ: 7.916.152.451 ® được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân 

đối số phát sinh. 

 Hàng hóa:  8.476.539.228 ® được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số 

phát sinh. 

    V. Tài sản ngắn hạn khác  

MS 150 = MS (151+152+154+158)= 374.258.307 ® + 0 ® + 0 ® + 727.881.496đ 

             =1.102.139.803 ® 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn(MS 151) số tiền là: 374.258.307 ® được lấy từ số dư 

cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

2. Tài sản ngắn hạn khác(MS 158) ) số tiền là: 727.881.496 ® được lấy từ số dư cuối 

kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

      Các mã số khác không có số liệu. 

B. Tài sản dài hạn 

MS 200 = MS(210+220+240+250+260) 

            = 0 ® + 25.772.977.963đ  + 0 ® +17.504.903.817 ®+ 22.052.210.760 ® 

            = 65.330.092.540 ® 
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   I. Tài sản cố định . 

 MS 220 = MS(221+224+227+230)= 23.203.601.545 ®+0 ®+2.569.376.418 ®+0 ® 

              = 25.772.977.963® 

1. Tài sản cố định hữu hình 

MS 221 = MS(222+223)= 36.778.126.460 ® +13.574.524.915 ® = 23.203.601.545 ® 

 Nguyên giá(MS 222) số tiền là 36.778.126.460 ® được lấy từ số dư cuối kỳ 

trên bảng cân đối số phát sinh. 

 Hao mòn lũy kế(MS 223) số tiền là 13.574.524.915 ® được lấy từ sổ cái 

TK214 

2. Tài sản cố định vô hình  

    MS 227 = MS(228+229)= 1.975.066.711 ® +594.309.707 ®= 2.569.376.418 ® 

 Nguyên giá(MS 228) số tiền là: 1.975.066.711 ® được lấy từ số dư cuối kỳ 

trên bảng cân đối số phát sinh. 

 Hao mòn lũy kế(MS 229) số tiền là: 594.309.707 đđược lấy từ sổ cái TK214. 

          Các mã số khác không có số liệu. 

   III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn. 

MS 250 = MS(251+252+258+259)=0đ+17.504.903.817 ®+0đ+0đ=17.504.903.817đ 

1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (MS 252) số tiền là: 17.504.903.817 ® 

được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

     Các mã số khác không có số liệu. 

   V. Tài sản dài hạn khác. 

MS 260 = MS(261+262+268)=  22.052.210.760đ + 0 ® + 0 ® =  22.052.210.760 ® 

1. Chi phí trả trước dài hạn (MS 261) số tiền là: 22.052.210.760đ được lấy từ số dư 

cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

    Các mã số khác không có số liệu. 

Tổng cộng tài sản : 

MS 270=MS(100+200)=137.926.214.865 ®+65.330.092.540đ= 203.256.307.405 ® 
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PHẦN NGUỒN VỐN 

   A- Nợ phải trả  

MS 300 = MS(310+330)=156.030.590.268 ®+39.921.266.981đ=195.951.857.249 ®  

   I.NỢ ngắn hạn 

MS 310 = MS(311+312+313+314+315+316+317+318+319+320) 

          = 59.412.833.227 ® + 5.913.667.661 ® + 6.752.442.580 ® + 15.387.093.131đ           

              + 386.141.767 ® + 0 ® + 0 ® + 0 ® + 68.187.411.902 ®+ 0 ® 

           = 156.030.590.268 ® 

1. Vay và nợ ngắn hạn(MS  311) số tiền là 59.412.833.227 ® được lấy từ số dư cuối 

kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

2. Phải trả ngắn hạn cho người bán(MS 312) số tiền là 5.913.667.661 ® được lấy từ 

số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

3. Người mua trả tiền trước(MS 313) số tiền là 6.752.442.580 ® được lấy từ số dư 

cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước(MS 314) số tiền là 15.387.093.131 ® được 

lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

5. Phải trả người lao động(MS 315) số tiền là 386.141.767 ® được lấy từ số dư cuối 

kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác(MS 319) số tiền là 68.187.411.902 ® 

được lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

       Các mã số khác không có số liệu. 

II.NỢ dài hạn 

MS 330 = MS (331+332+333+334+335+336+337) 

= 0 ® + 0 ® + 0 ® + 39.861.618.590 ® + 0 ® + 59.648.391 ® + 0 ®= 39.921.266.981 ® 
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1. Vay và nợ dài hạn(MS 334) số tiền là 39.861.618.590 ® được lấy từ số dư cuối kỳ 

trên bảng cân đối số phát sinh. 

 2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm(MS 336) số tiền là 59.648.391 ® được lấy từ số 

dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

     Các mã số khác không có số liệu. 

B.Nguồn vốn chủ sở hữu 

MS 400 = MS(410+430) = 7.304.450.156 ® + 0 ® = 7.304.450.156 ®  

   I.Vốn chủ sở hữu số tiền là 7.304.450.156 ® trong đó: 

MS 410 = MS(411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421) 

= 40.080.078.610 ® + 0đ+ 0đ+ 0đ+ 0 ®+ 0 ®+ 0 ®+ 0đ+ 0đ - 32.775.628.454 ®+ 0 ® 

= 7.304.450.156  ® 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu(MS 411) số tiền là 40.080.078.610 ® được lấy từ số 

dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối(MS 420)  số tiền là - 32.775.628.454 ® được 

lấy từ số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh. 

 Tổng cộng nguồn vốn  

MS 440 = MS(300+400) =195.951.857.249 ® + 7.304.450.156 ®  

                                          = 203.256.307.405 ® 

*  Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán không có số liệu. 

     Sau đây là một số sổ sách có liên quan, đồng thời là căn cứ để lấy số liệu cho 

việc lập BCĐKT năm 2009 tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải 

Phòng. 
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Sơ đồ tổng hợp: 

 

                  TK 632 TK911 

 

19.954.694.282           19.954.694.282                                         TK 511 

                                                                            24.289.117.218        24.289.117.218            

                   TK 635 

4.151.038.139 4.151.038.139 

 

 

                    TK 641 

13.884.962.467 13.884.962.467 

 

 

                     TK642 

 

19.074.050.794 19.074.050.794 

 

 

                        TK 421 

32.775.628.454  32.775.628.454 

 

 

                                   24.289.117.218 24.289.117.218 
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Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 

Chỉ tiêu 

Thuyết 

minh Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài V.24 

 

  

2. Vật tƣ, hàng hóa giữ hộ, nhận gia 

công       

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, 

ký cƣợc       

4. Nợ khó đòi đã xử lý       

5. Ngoại tệ các loại       

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án       

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2009 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

                                                                                             Trần Văn Đạo 
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  Công tác kiểm tra đối chiếu sau khi lập BCĐKT: 

Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng không thành lập hệ 

thống kiểm soát nội bộ để kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh trong công ty. Việc kiểm tra này sẽ do kế toán trƣởng của công ty đảm 

nhiệm. 

Kiểm tra BCĐKT bao gồm các nghiệp vụ sau: 

 Kiểm tra tính cân bằng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong BCĐKT. 

      Một nguyên tắc mang tính đặc trƣng nổi bật của BCĐKT là tính cân bằng về 

mặt lƣợng giữa giá trị tài sản (phần tài sản)và nguồn hình thành tài sản (phần nguồn 

vốn) : 

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 

Hay                           Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả 

    =>  Khi kiểm tra cần tính toán lại các chỉ tiêu: 

 Tổng cộng tài sản (MS270) = Tài sản ngắn hạn(MS100) + Tài sản dài hạn(MS200) 

                                  = 137.926.214.865 ® + 65.330.092.540® =  203.256.307.405 ® 

Tổng cộng nguồn vốn(MS 440) = Nợ phải trả(MS 300) + Vốn chủ sở hữu(MS 400) 

=195.951.857.249 ® + 7.304.450.156 ® = 203.256.307.405 ® 

 Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT với các báo cáo tài 

chính khác. 

      Do các BCTC đƣợc lập vào cuối quý và cùng phản ánh tình hình của doanh 

nghiệp nên số liệu trên các chỉ tiêu thƣờng thống nhất với nhau. 

     Bởi vậy có thể kiểm tra tính chính xác của BCĐKT thông qua việc kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên BCĐKT với số liệu trên báo cáo tài chính khác. 

 Kiểm tra nguồn số liệu và nội dung phản ánh các chỉ tiêu trên BCĐKT:  
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- Nguyên giá TSCĐ: đây là một trong những căn cứ và cơ sở để xác định mức khấu 

hao phải trích. Vì vậy, việc xác định không đúng nguyên giá tài sản cố định là một 

trong những nguyên nhân làm tăng, giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận trong kỳ thay 

đổi và phần nghĩa vụ của doanh nghiệp, về thuế thu nhập doanh nghiệp với nhà 

nƣớc cũng không chính xác. 

- Giá thực tế của hàng tồn kho: việc làm tăng, giảm giá trị hàng tồn kho tại các 

doanh nghiệp giữa sổ sách và thực tế có ảnh hƣởng rất lớn đến lợi nhuận kinh 

doanh. 

- Kiểm tra các loại vốn bằng tiền: Ngoài kiểm tra các chứng từ, kế toán trƣởng 

kiểm tra các bút toán ghi có kịp thời, chính xác, có mâu thuẩn và sai lệch về nội 

dung không. 

- Kiểm tra các khoản chi phí trả trƣớc: Để xác định đúng chi phí phát sinh liên quan 

đến sản xuất kinh doanh trong kỳ, kế toán cần phân bổ chi phí trả trƣớc cho các kỳ 

có liên quan. Việc phân bổ này phải dựa trên những tính toán phù hợp với chi phí 

kinh doanh trong kỳ. 

- Kiểm tra các khoản chi phí chờ kết chuyển:Khi tiến hành kiểm tra, kế toán trƣởng 

xem xét phƣơng thức và tiêu thức kết chuyển chi phí của doanh nghiệp tránh 

trƣờng hợp nhân viên kế toán xác định mức độ chi phí không đúng, không phù hợp 

với doanh thu trong kỳ. 

- Kiểm tra chi phí phải trả: nhƣ chi phí sữa chữa lớn TSCĐ trong kế hoạch, lãi vay 

chƣa đến hạn trả... 

- Kiểm tra các khoản thanh toán với nhà cung cấp: tiến hành đối chiếu, so sánh các 

khoản thanh toán với ngƣời bán. Ngoài ra cần kiểm tra và đối chiếu các khoản ứng 

trƣớc cho ngƣời bán. 

=> Sau khi kiểm tra và thấy số liệu hoàn toàn trùng khớp, chính xác. Kế toán 

trƣởng bắt đầu tiến hành phân tích BCĐKT. 
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2.2.2. Tổ chức công tác phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và 

xuất nhập khẩu Hải Phòng. 

2.2.2.1. Công tác chuẩn bị phân tích BCĐKT tại công ty. 

Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu HP tổ chức phân tích BCĐKT 

và tình hình tài chính của công ty theo một quy mô và hình thức rõ ràng. 

    Nội dung phân tích: Sau khi hoàn thành báo cáo tài chính năm, công ty có thực 

hiện phân tích BCĐKT và tình hình tài chính ở một số chỉ tiêu nhƣ:  

 Khả năng thanh toán của công ty. 

 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty. 

 Phƣơng pháp phân tích: phƣơng pháp phân tích chủ yếu là so sánh,công ty 

tiến hành so sánh các chỉ tiêu năm 2009 với năm 2008.  

       Hình thức phân tích: Công việc phân tích tình hình tài chính của công ty nói 

chung và BCĐKT nói riêng đƣợc thực hiện bởi kế toán trƣởng vào cuối năm báo 

cáo. Sau khi phân tích xong, kế toán trƣởng trình lên Giám Đốc đọc, xem xét và 

nghiên cứu. 

Ngoài cách làm trên công ty không tổ chức phân tích dƣới bất kỳ hình thức 

nào. 

Phâ n tích một số chỉ tiêu: 

   Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty. 

BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 

Đơn vị : đồng 

  Nguồn vốn CSH Tài sản ngắn hạn Chênh lệch 

Đầu năm 12.730.604.531 134.671.571.523 -121.940.966.992 

Cuối năm 7.304.450.156 137.926.214.865 -130.621.764.709 
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Nhận xét:  

Qua số liệu trên bảng ta thấy rằng nguồn vốn tự có của công ty không đáp ứng 

đƣợc trong việc trang trải tài sản phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Đầu năm 2009 

thiếu -121.940.966.992 đ, đến cuối năm thiếu -130.621.764.709 đ.  

Điều đó chứng tỏ vốn kinh doanh của công ty hầu nhƣ phải huy động nguồn 

vốn từ bên ngoài hoặc đi chiếm dụng vốn của đơn vị khác( cá nhân khác) để có thể 

đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 

BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

Đơn vị : % 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

                          Nợ phải trả 

Hệ số nợ =  

                      Tổng nguồn vốn 

 

93,834 

 

96,406 

                                        Nguồn vốn CSH 

Hệ số nợ tự tài trợ =  

                                      Tổng nguồn vốn 

 

6,166 

 

3,594 

 

Nhận xét: 

Qua số liệu trên ta thấy trong tổng nguồn vốn vay đầu năm của công ty chiếm 

93,834%, còn nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 6,166%. Nguồn vốn chủ sở hữu trên 

tổng nguồn vốn của công ty năm 2009 so với năm 2008 có xu hƣớng tăng 2.572%. 
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BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN (TÀI SẢN) 

Đơn vị: % 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

                      

                                              TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH =  

                                               TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 

 

 

65,217 

 

67,858 

              

                                              TSCĐ và đầu tƣ dài hạn 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH =  

                                                       Tổng tài sản 

 

 

34,783 

 

32,142 

 

  Nhận xét:  

Qua số liệu trên ta thấy, trong tổng tài sản thì TSCĐ và đầu tƣ dài hạn năm 

2009 so với năm 2008 đã có xu hƣớng giảm 2,641% . Năm 2008 là 34,783%, năm 

2009 là 32,142% .  Đồng thời TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn năm 2009 có xu hƣớng 

tăng lên so với năm 2009 cũng là 2,641%. Năm 2008 là 65,217% và năm 2009 là 

67,691%. 
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 Khả năng thanh toán của công ty: 

BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

Đơn vị: lần 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

                                                   Tổng tài sản 

Hệ số thanh toán tổng quát =  

                                                   Nợ phải trả 

 

1,065 

 

1,037 

                                                     TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn =  

                                                         Tổng nợ ngắn hạn 

 

0,906 

 

0,883 

                                                          TSLĐ - Hàng tồn kho 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh =  

                                                              Tổng nợ ngắn hạn 

 

0,748 

 

0,745 

 

Nhận xét: 

Qua số liệu trên ta thấy, trong năm 2009 so với năm 2008 khả năng thanh toán 

của công ty có sự thay đổi. Hệ số thanh toán tổng quát, hệ số thanh toán nợ ngắn 

hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh đều giảm, nhƣng số lần không đáng kể.  

 Hệ số thanh toán tổng quát giảm từ 1,065(năm 2008) xuống 1,037(năm 

2009) lần. 

 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn giẳm từ 0,906(năm 2008) xuống  còn 

0,883(năm 2009) lần. 

 Hệ số khả năng thanh toán nhanh giảm từ 0,748(năm 2008) xuống còn 

0,745(năm 2009) lần. 
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Nhƣ vậy chỉ phân tích các chỉ tiêu trên thì chƣa thấy đƣợc các khía cạnh khác 

nhau về tình hình tài chính của công ty. Công việc phân tích BCĐKT rất khó và 

phức tạp đòi hỏi ngƣời phân tích phải có trình độ nhất định về phân tích kế toán tài 

chính. Trong khi đó, việc phân tích của công ty mới dừng lại ở mức độ bảng biểu 

thì hiệu quả sử dụng thông tin trên BCĐKT sẽ không đƣợc cao. Nếu thông tin trên 

BCĐKT đƣợc đánh giá, phân tích một cách cụ thể thì nhà quản lý sẽ dễ dàng nhận 

thấy đƣợc những khó khăn và thuận lợi về tài chính của công ty mình. Từ đó sẽ đƣa 

ra đƣợc những quyết định đúng đắn trong việc điều hành công ty. 

2.2.2.2. Tổ chức phân tích tại công ty. 

    Công ty không tổ chức phân tích BCĐKT và tình hình tài chính của công ty. Đây 

là mặt hạn chế của công ty trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh, bởi vì phân 

tích tình hình tài chính thông qua BCĐKT cung cấp thông tin toàn diện về tình hình 

vốn, nguồn vốn, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 

kỳ kế toán. 

 Qua phân tích, có thể chỉ ra đƣợc những mặt tích cực và hạn chế để xác định 

những nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tới quá trình sản xuất kinh 

doanh của công ty. Từ đó giúp nhà quản lý đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 



Trường ĐHDL Hải Phòng                                                      Khóa Luận Tốt Nghiệp 
 

Sinh viên : Lê Thị Ngọc Anh – QT1003K Trang 73 
 

CHƢƠNG III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 

3.1. Đánh giá về công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty. 

3.1.1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý của công ty. 

Ƣu điểm: 

 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Công ty thực hiện theo mô hình kinh doanh tổng hợp, đầu tư có trọng điểm, đa 

dạng hoá các ngành nghề nhằm tạo hiệu quả để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của đơn vị. Có dây chuyền sản xuất kinh doanh hiện đại, đa dạng về 

sản phẩm, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, phù hợp với thị hiếu của người tiêu 

dùng. 

 Về công tác tổ chức quản lý:  

Công ty TRADIMEXCO HAI PHONG quản lý điều hành theo mô hình của 

doanh nghiệp Nhà nước- theo hình thức trực tuyến chức năng bao gồm ban giám 

đốc, các phòng ban, các chi nhánh và các phân xưởng.  

Cán bộ quản lý có năng lực, nhiệt tình với công việc, các phòng ban làm việc có 

sự thống nhất, liên kết chặt chẽ. 

 Về bộ máy kế toán của Công ty:  

Công ty tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với yêu cầu kinh doanh, phù hợp với 

năng lực và trình độ chuyên môn của mọi người, phát huy thế mạnh của mỗi nhân 

viên, nâng cao hiệu quả của công việc.  

Lãnh đạo đội ngũ kế toán là Kế toán trưởng - một người có trình độ, kinh 

nghiệm lâu năm trong nghề. Đội ngũ nhân viên kế toán trẻ tuổi, năng động, nhiệt 

tình, có trình độ.  
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Nhƣợc điểm: 

 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty vẫn chƣa tối đa hóa đƣợc sản 

lƣợng sản phẩm sản xuất ra. 

 Về công tác tổ chức quản lý: Công ty vẫn chƣa khai thác hết đƣợc tiềm 

năng của cán bộ công nhân viên ở các bộ phận, phòng ban. Công tác tổ 

chức quản lý vẫn chƣa đƣợc giám sát chặt chẽ. 

 Về bộ máy kế toán của công ty: Vẫn chƣa phát huy hết đƣợc khả năng của 

nhân viên phòng kế toán. Chƣa tận dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có. 

3.1.2.  Đánh giá về việc lập và phân tích BCĐKT tại công ty thương mại dịch 

vụ và xuất nhập khẩu HP. 

Ưu điểm: 

 Công ty có đội ngũ cán bộ kế toán có trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ 

vững vàng, sổ sách kế toán minh bạch, hệ thống lưu trữ chứng từ được sắp 

xếp khoa học, gọn gàng. 

 Trong quá trình lập BCĐKT, kế toán viên đã tuân thủ nghiêm chỉnh từ khâu 

kiểm tra ,đối chiếu số liệu kế toán giữa các phần hành kế toán có liên quan. 

Từ đó lập các báo cáo tài chính đảm bảo tính có thật, chính xác và đầy đủ. 

 Sử dụng biểu mẫu , các chỉ tiêu đầy đủ theo đúng chuẩn mực của chế độ kế 

toán hiện hành. Thời gian nộp báo cáo kịp thời, theo đúng quy định của Nhà 

Nước. 

 Công ty đã từng bước tiến hành phân tích BCĐKT, kế toán trưởng tiến hành 

phân tích một số chỉ tiêu như:  

 Phân tích khái quát tình hình huy động vốn. 

 Cơ cấu vốn và nguồn vốn. 

 Nhóm các chỉ tiêu thanh toán. 

  Kế toán trưởng viết xong nộp, trình lên giám đốc để giám đốc xem xét và 

nghiên cứu. 
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Nhược điểm: 

 Tồn tại 1: Chưa theo dõi nguyên tệ trên TK 007 (tài khoản ngoài bảng cân 

đối kế toán) 

  Ảnh hƣởng : Việc theo dõi tình hình tăng giảm nguyên tệ không chính xác, dễ 

xảy ra sai sót trong quá trình hạch toán. 

 Tồn tại 2: Công ty chƣa có bộ phận kiểm toán nội bộ. 

  Ảnh hƣởng : Do không có bộ phận kiểm tra lại sau khi kế toán lập BCTC nên 

mức độ tin cậy của BCTC không cao, thiếu khách quan. Số liệu trong bảng cân đối 

chƣa thật sự đáng tin cậy đối với các đối tác ngoài doanh nghiệp. 

 Tồn tại 3: Công ty không tổ chức thành một cuộc họp để phân tích BCĐKT 

đồng thời kết hợp với phân tích hoạt động kinh tế và tài chính của công ty. 

Mà do kế toán trƣởng làm rồi sau đó trình giám đốc vào cuối năm. 

  Ảnh hƣởng : Với bản phân tích chỉ mang tính chất chủ quan của kế toán trƣởng 

chƣa phản ánh đƣợc một cách khách quan, đầy đủ vì vậy bản phân tích không có 

tác dụng nhiều đối với nhà quản lý và các đối tƣợng bên ngoài khác.  

    Không có ý kiến của ngƣời tham gia sản xuất nên chƣa thấy đƣợc những mặt 

mạnh yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hoạt động tài chính của công 

ty để kịp thời chỉ đạo, khắc phục. 

 Tồn tại 4: Công tác phân tích BCĐKT tại công ty do kế toán trƣởng viết trình 

giám đốc chƣa đầy đủ, các chỉ tiêu cần phân tích còn ít, việc phân tích chỉ 

thông qua các bảng phân tích, biểu chứng minh còn chƣa đƣợc diễn giải chi 

tiết bằng lời(thuyết minh). 

  Ảnh hƣởng : Báo cáo phân tích chƣa thấy hết đƣợc các khía cạnh mạnh yếu về 

tài chính, về vốn của công ty, ngƣời sử dụng các thông tin tài chính gặp khó khăn 

trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty. 
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 Tồn tại 5: Công ty chƣa xây dựng đƣợc lịch trình phân tích BCĐKT. 

  Ảnh hƣởng : Việc phân tích diễn ra không theo một quy trình phân tích nào, 

gây khó khăn cho cả ngƣời phân tích và ngƣời sử dụng kết quả phân tích. 

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích 

BCĐKT tại công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu HP. 

3.2.1. Sự cần thiết và yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện. 

 Nhằm khắc phục những thiếu xót, hạn chế mà công ty gặp phải. 

 Đƣa ra những ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

 Phải tuân theo đúng nguyên tắc về chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. 

3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại 

công ty. 

 Kiến nghị 1: Công ty nên mở thêm một số tài khoản nếu có nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh liên quan tới tài khoản đó để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, 

đầy đủ (TK007...) 

     Do vậy, để khắc phục vấn đề này, khi có phát sinh tăng giảm ngoại tệ, bên cạnh 

ghi tăng, giảm các TK 1112, 1122, 1132, kế toán nên ghi đơn TK 007. 

     Kết cấu TK 007 như sau: 

Bên Nợ : Phản ánh nguyên tệ các loại tăng - chi tiết theo nguyên tệ. 

Bên Có: Phản ánh nguyên tệ giảm - chi tiết theo nguyên tệ. 

   Tác dụng: Tách bạch rõ các nội dung nghiệp vụ kinh tế, giúp cho việc theo dõi 

quản lý dễ dàng hơn. 

 Kiến nghị 2: Công ty nên lập hệ thống kiểm soát nội bộ , bộ phân này tách 

bạch hoàn toàn với phòng kế toán.  

Công việc của bộ phận này không chỉ kiểm tra BCTC sau khi lập mà còn có vai 

trò tƣ vấn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

  Tác dụng: Đảm bảo cho BCTC đƣợc lập mang tính trung thực, khách quan 

hơn. 
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 Kiến nghị 3: Công ty nên tiến hành tổ chức một buổi phân tích hoạt động tài 

chính gắn với việc phân tích qua BCĐKT.  

Với sự tham gia đầy đủ các thành viên của các bộ phận có liên quan nhƣ: bộ 

phận sản xuất kinh doanh, bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán... cùng tham gia đóng 

góp ý kiến. 

- Hình thức phân tích: Có ngƣời đứng lên thuyết trình(thƣờng là kế toán trƣởng), 

mọi ngƣời tham gia đều có thể phát biểu bổ sung ý kiến. Đồng thời trong buổi họp, 

có thƣ ký riêng ghi lại diễn biến hội nghị và các ý kiến phát biểu trong hội nghị. 

- Cuối buổi phân tích: Tiến hành đánh giá tổng kết, đánh giá nêu lên các biện pháp 

khắc phục. 

  Tác dụng:  Bản phân tích đƣợc thực hiện một cách khách quan, đầy đủ hơn. 

 Kiến nghị 4: 

Định kỳ công ty nên tiến hành phân tích BCĐKT và công việc này nên giao 

cho ngƣời có năng lực quản lý, am hiểu về tài chính và tình hình sản xuất kinh 

doanh của công ty đảm nhiệm. 

- Nội dung phân tích: công ty nên phân tích đầy đủ các chỉ tiêu tài chính cần thiết 

để có thông tin chỉ đạo chính xác, kịp thời cho việc sản xuất kinh doanh. 

- Trong bảng phân tích của công ty, ngoài những chỉ tiêu đã phân tích, theo em 

công ty nên phân tích thêm một số chỉ tiêu: 

 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn. 

 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. 

 Phân tích nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên của công ty. 

 Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn. 

Thông qua việc phân tích các chỉ tiêu cụ thể về tài sản và nguồn vốn của công 

ty thông qua BCĐKT của năm 2009. Qua phân tích ta có thể thấy đƣợc sự biến 

động của tài sản và nguồn vốn, đồng thời biết đƣợc kết cấu giữa tài sản và nguồn 

vốn đã hợp lý hay chƣa. 

Dựa trên số liệu BCĐKT năm 2009 ta có bảng phân tích sau: 
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BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 

Đơn vị tính : đồng 

 

TÀI SẢN 

Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. TÀI SẢN NH 134.671.571.523 65,217 137.926.214.865 67,858 3.254.643.300 2,417 

I.Tiền và tƣơng đƣơng 

tiền 

998.385.223 0,483 5.813.355.714 2,86 4.814.970.491 482,28 

II. Các khoản phải thu 109.520.910.563 53,037 109.469.597.455 53,858 - 51.313.100 - 0,047 

III. Hàng tồn kho 23.530.524.760 11,395 21.541.121.893 10,598 - 1.989.420.870 - 8,455 

IV.Tài sản NH khác 621.750.997 0,302 1.102.139.803 0,542 480.388.806 77,264 

B. TÀI SẢN DH 71.825.839.316 34,783 65.330.092.540 32,142 -6.495.746.770 -9,044 

I. Tài sản cố định 32.138.101.423 15,564 25.772.977.963 12,68 -6.365.123.460 -19,81 

II. Các khoản đầu tƣ tài 

chính DH 

15.453.984.371 7,484 17.504.903.817 8,612 2.050.919.440 13,271 

III.Tài sản DH khác 24.233.753.552 11,735 22.052.210.760 10,85 -2.181.542.790 -9,002 

TỔNG CỘNG TÀI 

SẢN 

206.497.410.839 100 203.256.307.405 100 -3.241.103.400 -1,569 

NGUỒN VỐN       

A. NỢ PHẢI TRẢ 193.766.806.308 93,835 195.951.857.249 96,406 2.185.050.900 1,128 

I. Nợ ngắn hạn 148.513.108.905 71,920 156.030.590.268 76.765 7.517.481.300 5,062 

II. Nợ dài hạn 45.253.697.403 21,915 39.921.266.981 19.641 -5.332.430.420 -11,78 

B.NGUỒN VỐN CSH 12.730.604.531 6,165 7.304.450.156 3.594 -5.426.154.374 -42,62 

I. Vốn CSH 12.730.604.531 6,165 7.304.450.156    

TỔNG CỘNG NV 206.497.410.839 100 203.256.307.405 100 -3.241.103.400 -1,569 
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Nhận xét:  

Qua bảng phân tích ta thấy, so với năm 2008 thì tổng tài sản của công ty giảm 

3.241.103.400 đ tƣơng ứng với tỷ lệ giảm là 1,569%. Điều này chứng tổ quy mô tài 

sản của công ty đã giảm xuống trong năm 2009. Tƣơng ứng khoản mục nguồn vốn 

cũng giảm từ 206.497.410.839 đ trong năm 2008 xuống còn 203.256.307.405 đ 

trong năm 2009, với tỷ lệ giảm là 1,569%. 

Để thấy rõ đƣợc nguyên nhân tăng giảm là do đâu thì ta cần tiến hành xem xét 

sự biến động của các chỉ tiêu cụ thể: 

 Sự biến động của tài sản: 

Đối với tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: Với một doanh nghiệp thì vốn 

bằng tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Trong khoản mục này tăng 

chủ yếu ở chỉ tiêu tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền là 4.814.970.491 đ tƣơng 

ứng tăng 482,28%. Tỷ trọng tiền và tƣơng đƣơng tiền năm 2008 là 0,483% đến 

năm 2009 tỷ trọng này đã là 2,86%, tăng 2,377%. Đây là một biểu hiện tốt vì công 

ty đã có lƣợng tiền dự trữ lớn đáp ứng nhu cầu thanh toán của công ty, nhất là khi 

doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán ngay. Trong khi đó, các khoản phải thu năm 

2009 giảm 51.313.100 đ có nghĩa là giảm 0,047% . Chỉ tiêu này cho thấy công ty 

đã có sự giám sát chặt chẽ với các khoản phải thu, nguồn vốn của công ty không bị 

chiếm dụng. Chỉ tiêu hàng tồn kho năm 2008 là 23.530.524.760 đ với tỷ trọng 

11,395% đến năm 2009 là 21.541.121.893 đ với tỷ trọng là 10,598%, tức là tỷ 

trọng hàng tồn kho đã giảm 8,455% so với năm 2008. Doanh nghiệp đã giảm bớt 

lƣợng hàng tồn kho. Khoản mục tài sản ngắn hạn khác tăng 480.388.806 đ tƣơng 

ứng với tỷ trọng 77,264% so với năm 2008. 

Đối với tài sản cố định và đầu tư dài hạn: khoản mục này trong năm 2009 

giảm 6.495.746.770 đ tƣơng tứng 9,044%. Chủ yếu là do tài sản cố định giảm khá 

mạnh 6.365.123.460 đ với tỷ trọng là 19,81%, điều này chứng tỏ trong năm công ty 

đã tiến hành thanh lý một lƣợng lớn tài sản cố định. Bên cạnh đó các khoản đầu tƣ 

tài chính dài hạn có tăng nhứng không đánh kể từ 15.453.984.371 đ lên 

17.504.903.817 đ, tỷ trọng khoản mục này tăng 13,271%  so với năm 2008. 
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 Sự biến động của nguồn vốn: 

Nợ phải trả: Trong năm 2009, ta thấy khoản mục nợ phải trả tăng 

2.185.050.900 đ tƣơng đƣơng với tỷ trọng là 1,128% chiếm 96,406% trong tổng tài 

sản. Điều này chứng tỏ công ty đã tăng vốn chiếm dụng của các tổ chức, đơn vị 

khác. Tuy nhiên việc tăng nợ ngắn hạn quá cao là không tốt cho lắm nhƣng nó đảm 

bảo khả năng thanh toán của công ty. Bên cạnh đấy, nguồn vốn chủ sở hữu  lại 

giảm đáng kể 5.426.154.374 đ với tỷ trọng là 42,62%, làm cho tổng nguồn vốn 

3.241.103.400 đ tƣơng đƣơng với 1,569%.  

Nguồn vốn chủ sở hữu: Ta thấy rằng chỉ tiêu nguồn vốn chủ sở hữu của công 

ty chiếm tỷ trọng không cao trong tổng ngồn vốn, năm 2008 là 6,165% đến năm 

2009 là 3,594% tức là đã giảm 2,571%. Điều này làm ảnh hƣởng tới khả năng tài 

chính của công ty, khả năng về độc lập về tài chính kém, mức độ đảm bảo cho các 

khoản nợ của công ty đối với chủ nợ là rất thấp. Trong năm qua nguồn vốn huy 

động của công ty chủ yếu là từ nguồn vốn vay, đây là biểu hiện không tốt vì khả 

năng độc lập về mặt tài chính của công ty kém, thƣờng xuyên phải đi vay từ bên 

ngoài. Để hiểu rõ thêm tình hình tài chính của công ty thông qua BCĐKT cần phải 

phân tích thêm một số chỉ tiêu khác. 

 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Để đánh giá đƣợc tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty cần phải phân tích hai chỉ tiêu: 

 Nguồn tài trợ thƣờng xuyên 

 Nguồn tài trợ tạm thời 

      Chỉ tiêu nguồn tài trợ thƣờng xuyên cho ta biết để tài trợ cho dự án hay kế 

hoạch chiến lƣợc lâu dài thì mức độ tài trợ đến đâu, cần điều chỉnh không và điều 

chỉnh nhƣ thế nào là hợp lý. 
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Từ số liệu BCĐKT năm 2009, ta lập bảng phân tích: 

BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN TÀI TRỢ 

Đơn vị tính : đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2008 

 

Năm 2009 

Năm 2009 so với năm 

2008 

Số tiền Tỷ lệ 

(%) 

I. Nguồn tài trợ 

thƣờng xuyên 

57.961.117.371 47.166.068.746 -10.795.048.625 

 

-18,625 

1. Vốn CSH 12.730.604.531 7.304.450.156 -5.426.154.374 -42,623 

2. Vay và nợ dài 

hạn 

45.230.512.840 39.861.618.590 -5.368.894.250 -11,87 

II. Nguồn tài trợ 

tạm thời 

148.513.108.905 156.030.590.268 7.517.481,300 5,062 

1. Vay và nợ ngắn 

hạn 

68.225.780.118 59.412.833.227 -8.812.946.890 -12,917 

2. Chiếm dụng bất 

hợp pháp của ngƣời 

mua, ngƣời bán, 

CNV... 

 

80.287.328.787 

 

96.617.757.041 

 

 

16.330.428.254 

 

 

20,34 

Tổng nguồn tài 

trợ(I+II) 

206.474.226.276 

 

203.196.659.014 

 

-3.277.567.200 -1,587 

Tỷ lệ % TX/TT 39,03 30,23   
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Nhận xét : 

Qua bảng trên ta thấy, nguồn tài trợ thƣờng xuyên của năm 2009 giảm so với 

năm 2008 là 10.795.048.625 đ, tỷ lệ giảm tƣơng ứng là 18,625%. Ta thấy nguồn tài 

trợ thƣờng xuyên của công ty giảm mạnh từ 57.961.117.371 đ trong năm 2008 

xuống còn 47.166.068.746 đ trong năm 2009. Nguyên nhân do chỉ tiêu vốn chủ sở 

hữu giảm 42,623%  và chỉ tiêu vay và nợ dài hạn giảm 11,87% so với năm 2009. 

Trong khi đó, nguồn tài trợ tạm thời của công ty hình thành từ việc chiếm 

dụng vốn bất hợp pháp của ngƣời bán, ngƣời mua và các khoản phải trả CNV trong 

công ty. Qua đó nguồn vối do đi chiếm dụng này sẽ giúp công ty không phải trả lãi 

suất mà vẫn có vốn để kinh doanh. Nguồn tài trợ tạm thời tăng 7.517.481.300 đ so 

với năm 2008, tƣơng đƣơng tỷ trọng 5,062%. 

Nếu so sánh nguồn tài trợ thƣờng xuyên với nguồn tài trợ tạm thời ta thấy tỷ lệ 

đạt 39,03% vào năm 2008, giảm xuống còn 30,23% vào năm 2009. Cho thấy sự bất 

ổn định trong quy mô kinh doanh của công ty bởi nó nói lên khả năng tài chính của 

công ty không mạnh, thực lực của công ty không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 

  Phân tích nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên của công ty. 

Nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên của công ty là lƣợng vốn ngắn hạn mà 

công ty dùng để tài trợ cho một phần tài sản lƣu động gồm: các khoản phải thu, 

hàng tồn kho, tài sản lƣu động khác (trừ TK111-tiền). 

Công thức: 

Nhu cầu vốn LĐTX = Các TSLĐ (trừ tiền) – (Nợ ngắn hạn + Nợ khác) 
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BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG THƢỜNG XUYÊN 

Đơn vị tính: đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2008 

 

Năm 2009 

Năm 2009 so với năm 2008 

Số tiền Tỷ lệ 

(%) 

1. Các khoản phải 

thu 

109.520.910.563 109.469.597.455 - 51.313.100 - 0,047 

2. Hàng tồn kho 23.530.524.760 21.541.121.893 - 1.989.402.870 - 8,455 

3. TSLĐ khác 621.750.977 1.102.139.803 480.388.826 77,264 

4. Nợ ngắn hạn 148.513.108.905 156.030.590.268 7.517.481.300 5,062 

5. Nợ khác - - - - 

Nhu cầu vốn 

LĐTX (1+2+3-4-5) 

-14.839.922.605 

 

-23.917.731.117 

 

- 9.077.808.512 61,172 

 

Nhận xét: 

Qua bảng trên ta thấy, nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên năm 2009 giảm so 

với năm 2008 là 9.077.808.512 đ với tỷ lệ giảm là 61,172%. Năm 2008 nguồn tài 

trợ thƣờng xuyên là – 14.839.922.605 đ, điều đó chứng tỏ là tổng tồn kho, phải thu 

và tài sản lƣu động khác đƣợc tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn không phải sử dụng 

vốn chủ sở hữu để tài trợ. Đến năm 2009 công ty cũng không đủ nguồn vốn chủ sở 

hữu để bù đắp cho tổng tồn kho, phải thu và tài sản lƣu động khác. 

Ta thấy trong năm 2009, hàng tồn kho giảm 1.989.402.870 đ tƣơng ứng với 

8,455%,khoản mục tài sản lƣu động khác tăng không đáng kể 480.388.826 đ tƣơng 

đƣơng  77,264%, khoản mục phải thu giảm 51.313.100 đ tƣơng ứng với 0,047% 
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làm cho nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên giảm 9.077.808.510 đ tƣơng đƣơng 

với 61,172%. 

Để xem xét nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên giảm có hợp lý hay không ta 

cần lập bảng phân tích cơ cấu hàng tồn kho và các khoản phải thu cùng với cơ cấu 

nợ ngắn hạn. 

CƠ CẤU HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) Số tiền 

Tỷ 

 trọng 

(%) 

I. Tồn kho 23.530.524.760 33,071 21.541.121.893 16,442 -1.989.402.867 -8,455 

1. Nguyên vật liệu 4.951.730.136 6,959 5.148.430.214 3,930 196.700.078 3,972 

2. Công cụ dụng cụ 8.402.004.674 11,809 7.916.152.451 6,042 -485.852.223 -5,783 

3. Hàng hóa 10.176.789.950 14,303 8.476.539.228 6,470 -1.700.250.722 -16,707 

II. Phải thu 109.520.910.563 82,315 109.469.597.455 83,558 -51.313.108 -0,047 

1. Phải thu khách 

hàng 46.112.630.404 34,658 46.130.742.449 35,211 18.112.045 0,039 

2. Trả trƣớc cho 

ngƣời bán 4.927.527.884 3,703 807.328.993 0,616 -4.120.198.891 -83,616 

3. Phải thu nội bộ 56.972.976.763 42,820 12.372.441.244 9,444 -44.600.535.519 -78,284 

4. Các khoản phải 

thu khác 1.507.775.512 1,133 50.159.084.769 38,286 48.651.309.257 3226,694 

Tổng tồn kho và 

phải thu 133.051.435.323 100 131.010.719.348 100 -2.040.715.975 -1,534 
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Nhận xét: 

 Qua bảng trên ta thấy, giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu giảm 

2.040.715.975 đ tƣơng ứng với tỷ lệ là 1,534% trong đó: 

Tồn kho: Khoản mục hàng tồn kho giảm 1.989.402.867 đ với tỷ lệ tƣơng ứng là 

8,455%, nguyên nhân là do: 

 Nguyên vật liệu tăng nhƣng không đáng kể 196.700.078 đ tƣơng ứng là 

3,972% so với năm 2008 

 Công cụ dụng cụ giảm 485.852.223 đ tƣơng ứng giảm 5,783% so với năm 

2008. 

 Hàng hóa giảm 1.700.250.722 đ tƣơng tứng 16,707% trong năm 2009. 

=>  Khoản mục tồn kho giảm từ 23.530.524.760 đ xuống còn 21.541.121.893 đ cho 

thấy công ty đã quản lý lƣợng hàng tồn kho tốt hơn, dự trữ tồn kho hợp lý, tránh 

trƣờn hợp tồn đọng quá nhiều. 

Đồng thời khoản mục các khoản phải thu cũng giảm 51.313.108 đ tƣơng đƣơng 

với 0,047%, nguyên nhân là do: 

 Trả trƣớc cho ngƣời bán giảm so với năm 2008 là 4.120.198.891 đ với tỷ 

trọng 83,616% 

 Phải thu nội bộ giảm khá mạnh 44.600.535.519 đ tƣơng ứng với tỷ trọng 

78,284% 

Bên cạnh đó, phải thu khách tăng nhƣng không nhiều 18.112.045 đ tƣơng 

đƣơng với 0,039% so với năm 2008. Các khoản phải thu khác cũng tăng đáng kể từ 

1.507.755.512 đ trong năm 2008 lên 50.159.084.769 đ với tỷ trọng 3226,694% so 

với năm 2008.  

=>  Khoản mục các khoản phải thu giảm nhƣng không đáng kể từ 109.520.910.563 

đ xuống còn 109.469.597.455 đ , tỷ lệ giảm tƣơng ứng là 0,047%. Công ty nên chú 

trọng tới việc thu tiền của khách hành, và có biện pháp quản lý các khoản phải thu 

tốt hơn, tránh bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn. 
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Nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên ngoài chịu tác động của hàng tồn kho và 

các khoản  phải thu còn chịu tác động của nợ ngắn hạn. 

Xét cơ cấu nợ ngắn hạn thông qua biểu sau: 

CƠ CẤU NỢ NGẮN HẠN 

Đơn vị tính:  đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

 trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. Vay và nợ ngắn 

hạn 68.225.780.118 45,939 59.412.833.227 38,078 -8.812.946.891 -12,917 

2. Phải trả ngƣời 

bán 2.637.003.737 1,776 5.913.667.661 3,790 3.276.663.924 124,257 

3. Ngƣời mua trả 

tiền trƣớc 4.121.407.015 2,775 6.752.442.580 4,328 2.631.035.565 63,838 

4. Thuế và các 

khoản phải nộp NN 13.883.620.008 9,348 15.378.093.131 9,856 1.494.473.123 10,764 

5. Phải trả CNV 615.749.230 0.415 386.141.767 0,247 -229.607.463 -37,289 

6. Chi phí phải trả - - - - - - 

7. Phải trả nội bộ - - - - - - 

8. Các khoản phải 

trả, phải nộp khác 59.029.548.797 39,747 68.187.411.902 43,701 9.157.863.105 15,514 

Tổng nợ ngắn hạn 148.513.108.905 100 156.030.590.268 100 7.517.481.363 5,062 
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Nhận xét: 

Qua biểu trên ta thấy, trong năm 2009 tổng nợ ngắn hạn tăng 7.517.481.363 đ 

tƣơng đƣơng với tốc độ tăng là 5,062%. Sự biến động tăng giảm nợ ngắn hạn là do 

sự biến động của các nhân tố nhƣ: Vay-nợ ngắn hạn, phải trả ngƣời bán, ngƣời mua 

trả tiền trƣớc, thuế và các khoản phải nộp NSNN, các khoản phải trả phải nộp 

khác... 

Khoản mục phải trả ngƣời bán của công ty tăng 3.276.663.924 đ tƣơng ứng với 

124,257%. Đồng thời khoản mục ngƣời mua trả tiền trƣớc cũng tăng đáng kể từ 

4.121.407.015 đ lên 6.752.442.580 đ tƣơng ứng với mức tỷ trọng là 63,838%. Tỷ lệ 

tăng này là rất cao, chứng tỏ công ty đã đi chiếm dụng vốn ngắn hạn của các tổ 

chức, cá nhân khác. 

Bên cạnh đó các khoản mục thuế & các khoản phải nộp và các khoản phải trả 

phải nộp khác cũng tăng lần lƣợt là 10,764% và 15,514%. 

Đây là những khoản vốn chiếm dụng mà công ty không phải trả bất cứ một 

khoản chi phí nào, song lƣợng vốn này cũng chỉ có một lƣợng và thời hạn nhất 

định. Vì nếu công ty nợ quá nhiều trong khi  thời gian vay nợ đã hết thì đây lại là 

một khó khăn của công ty, ảnh hƣởng tới mối quan hệ làm ăn giữa công ty và nhà 

cung cấp, cũng nhƣ sự tin tƣởng của cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ bị 

giảm sút. 

Do vậy công ty cần có chính sách áp dụng đối với các khoản này để vừa chiếm 

dụng đƣợc vốn kinh doanh mà lại không ảnh hƣởng tới uy tín của công ty cũng nhƣ 

các mối quan hệ với các đối tƣợng ngoài doanh nghiệp khác. 
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 Kiến nghị  5: Công ty nên có một quy trình, kế hoạch phân tích cụ thể. 

Quy trình phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu 

Hải Phòng nên tiến hành theo các bƣớc cụ thể sau: 

 Bƣớc 1: Xác định mục tiêu ,các khoản mục cần phân tích trong BCĐKT. 

 Bƣớc 2: Lập kế hoạch phân tích (xác định nội dung, phạm vi, thời gian và 

cách tổ chức công tác phân tích). 

 Bƣớc 3: Tổ chức công tác phân tích BCĐKT (đƣa ra kết luận, đánh giá). 

 Bƣớc 4: Những vấn đề còn tồn tại và cách khắc phục những tồn tại đó 

(những kiến nghị, định hƣớng cho công tác phân tích kỳ tới). 

Bƣớc 1:  

Xác định mục tiêu, các khoản mục cần phân tích trong BCĐKT nhƣ: khả năng 

thanh toán, đầu tƣ TSCĐ, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản hiện có... 

Dựa trên thông tin phân tích đó, nhà quản lý cùng các nhà phân tích tài chính 

công ty sẽ xác định các vấn đề cần giải quyết. 

Phân tích BCĐKT nói lên đƣợc tầm quan trọng của dự báo tài chính, là cơ sở 

cho nhà quản lý ra các quyết định tài chính phù hợp với thực trạng tài chính của 

công ty mình. 

  Bƣớc 2: Lập kế hoạch phân tích. 

Sau khi đã xác định đƣợc mục tiêu phân tích, tiếp theo đến là lập kế hoạch cho 

công tác phân tích BCĐKT . Trong bƣớc này cần xác định đƣợc phạm vi, nội dung, 

thời gian và cách thức tổ chức phân tích. 

 Về phạm vi phân tích: tập trung vào việc phân tích tình hình về tài sản, nợ 

phải trả, các khoản phải thu, tài sản lƣu động, hiệu quả sử dụng vốn... 
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 Số lƣợng cán bộ tham gia phân tích nên có ít nhất 3 ngƣời (thuộc phòng kế 

toán): 1 ngƣời thi thập thông tim và lƣa chọn thông tin cần phân tích, 1 ngƣời 

làm công tác phân tích các thông tin do ngƣời trƣớc thu thập và xử lý, 1 

ngƣời làm nhiệm vụ tổng hợp các kết quả đó và lập nên bản báo cáo phân 

tích  tài chính công ty. 

  Bƣớc 3: Tổ chức công tác phân tích BCĐKT.  

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể: 

 Nhân viên quản lý tiền gửi ngân hàng phân tích và theo dõi lãi vay. 

 Nhân viên theo dõi mảng công nợ phân tích tình hình về khả năng cân đối 

nguồn vốn, hàng tồn kho, tình hình công nợ. 

 Nhân viên theo dõi tài sản cố định, tình hình thanh toán thì phải theo dõi sự 

biến động và đánh giá sự biến động của TSCĐ có phù hợp với tình hình sản 

xuất kinh doanh của công ty không, theo dõi luồng tiền ra vào trong ngân 

quỹ của công ty. 

=>  Cuối cùng các cán bộ tổng hợp báo các sẽ tập hợp thành 1 bản báo cáo hoàn 

chỉnh có phần nhận xét và kiến nghị với lãnh đạo công ty. 

Bƣớc 4: Báo cáo sau phân tích. 

Đây là bƣớc cuối cùng của phân tích BCĐKT . Báo cáo sau cùng này bao gồm 

các chỉ tiêu số liệu có phần thuyết minh, tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp. 

Bản báo cáo này đảm bảo tính khoa học và dễ hiểu giúp ngƣời đọc dễ dàng nắm bắt 

thông tin cần thiết. 
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KẾT LUẬN 

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, có ý nghĩa rất quan trọng 

trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của nhà quản lý. Do đó, lập và phân 

tích BCĐKT có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp và các đối tƣợng 

ngoài doanh nghiệp quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. 

Đề tài khóa luận: “Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại 

công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng” đã trình bày và làm 

rõ một số vấn đề sau: 

Về mặt lý luận:  Đƣa ra những nhận thức về BCĐKT nhƣ phƣơng pháp, trình 

tự lập và phân tích tình hình tài chính thông qua BCĐKT của doanh nghiệp:  

 Lý luận về lập và phân tích BCĐKT. 

 Sự cần thiết phải lập và phân tích BCĐKT của doanh nghiệp. 

Về mặt thực tế: Các kiến nghị đều xuất phát từ tình hình thực tế của công ty: 

 Phản ánh công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng với số liệu chứng minh của năm 2009. 

 Đối chiếu lý luận với thực tế để đƣa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và 

xuất nhập khẩu Hải Phòng nói riêng và các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ 

nói chung. 

Tuy nhiên để tồn tại và bắt nhịp được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đất 

nước, công ty cần phải khắc phục những khó khăn và phát huy những tiềm năng sẵn 

có để tạo đà cho sự phát triển vững chắc trong tương lai. 

Được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, phòng tài chính kế toán của công 

ty đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để em có thể thu thập những tài liệu và thông tin 

cần thiết phục vụ cho bài viết này. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên 

hướng dẫn đã tạo điều kiện giúp em có thể hoàn thành bài khóa luận này.  

Em  xin trân trọng cảm ơn! 

Hải Phòng, tháng 6 năm 2009 

                                                                    Sinh viên 

                                                                         Lê Thị Ngọc Anh 


